đề 11
Thời gian làm bài 90 phút
Câu 1. Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử nguyên tố X là 36, trong đó số hạt mang điện nhiều gấp đôi số hạt không mang điện, số khối của X là:

A. 12



B. 24

C. 36



D. kết quả khác

Câu 2. Trộn lẫn dung dịch chứa 1 gam NaOH với dung dịch chứa 1 gam HCl, dung dịch thu được có giá trị :

A. pH > 7


B. pH = 7

C. pH < 7


D. chưa xác định được

Câu 3. Cấu hình electron nào sau đây là của Na+?
A. 1s22s22p6


B. 1s22s22p63s1
C. 1s22s22p5


D. 1s22s22p63s2 
Câu 4. Sục 3 lít NH3 vào 5 lít H2O, thể tích dung dịch NH3 thu được là:

A. 3 lít



B. 5 lít

C. 4 lít



D. 8 lít

Câu 5. Kết luận nào sau đây không đúng về Ca2+:

A. có điện tích là 2+


B. có điện tích là +2

C. có 18 electron


D. có khối lượng là 40 đvC

Câu 6. Khi cho một mẩu nhỏ Na vào dung dịch FeCl3, hiện tượng xảy ra là:

A. xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ 


B. xuất hiện kết tủa màu trắng xanh

C. có khí không màu thoát ra


D. có khí không màu và kết tủa nâu đỏ

Câu 7. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H8O, không tác dụng với Na, công thức cấu tạo nào sau đây là của X?
A. CH3CH2CH2OH

B. CH3CH2OCH3
C. CH3CH(OH)CH3

C. tất cả đều đúng

Câu 8. Số công thức cấu tạo (không kể đồng phân hình học) của C4H8 là:

A. 3



B. 5

C. 4



D. 6

Câu 9. Dùng các chất nào sau đây để tách CH3COOH khỏi hỗn hợp gồm CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO?

A. NaOH, H2SO4 

B. HCl, Na

C. NaHSO3, Mg


D. HNO3, K.

Câu 10. Tên gọi của HCHO là:

A. an®ehit fomic

B. fomal®ehit

C. metanal


D. A, B, C đều đúng

Câu 11. Chỉ dùng thêm một dung dịch nào sau đây để nhận biết các chất Mg, Al, Al2O3?
A. HCl



B. H2SO4
C. NaOH


D. NH3
Câu 12. Kết luận nào sau đây đúng về tính chất hoá học của Fe2+?
A. chỉ có tính oxi hoá


B. chỉ có tính khử

C. có cả tính oxi hoá, tính khử

D. không thể hiện tính oxh hoá, khử

Câu 13. Khi cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3, để thu được Fe(NO3)2 cần cho:
A. Fe dư


B. HNO3 dư

C. HNO3 rất loãng

D. HNO3 rất đặc, nóng
Câu 14. Cho phản ứng: 
aHCl  +  bMnO2  (  cMnCl2  +  dCl2  +  eH2O

Các giá trị a, b, c, d, e lần lượt là:

A. 4, 1, 1, 1, 2


B. 8, 2, 2, 1, 4

C. 8, 2, 2, 1, 4


D. 16, 2, 2, 1, 6

Câu 15. Phân kali được đánh giá theo chỉ số nào sau đây:
A. hàm lượng % về khối lượng K trong phân tử

B. hàm lượng % về khối lượng K2O trong phân tử

C. số nguyên tử K trong phân tử

D. hàm lượng % về khối lượng KOH trong phân tử

Câu 16. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để nhận biết hai dung dịch Na2CO3 và NaCl?
A. quỳ tím


B. HCl

C. CaCl2


D. A, B, C đều được

Câu 17. Cho các ion HS- (1), S2- (2), NH4+ (3), HSO4- (4), CO32- (5), Cl- (6). Các ion có tính axit là:

A.  1, 3, 5


B. 1, 2, 4
C.  1, 3, 4


D. 2, 4, 6

Câu 18. Trong phản ứng: 2NO2
+   H2O  (   HNO3  + HNO2. Khí NO2 đóng vai trò nào sau đây:

A. chất oxi hoá

B. chất khử

C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử

D. không là chất oxi hoá, không là chất khử

Câu 19. Cho FexOy vào dung dịch HNO3 loãng, x và y lần lượt nhận các giá trị nào sau đây để xảy ra phản ứng oxi hoá - khử:

A. 1 và 1


B. 2 và 3

C. 3 và 4


D. cả A và C đều đúng

Câu 20. Từ chất ban đầu là CuCl2, có thể dùng phương pháp nào sau đây để điều chế Cu nguyên chất:
A. thuỷ luyện



B. nhiệt luyện
C. điện phân dung dịch


D. tất cả đều được
Câu 21. Sục hết một lượng khí Clo vào dung dịch hỗn hợp NaBr và NaI, đun nóng thu được 1,17 g NaCl. Số mol hỗn hợp NaBr và NaI đã phản ứng là:
A. 0,1 mol

    
B. 0,15 mol



C. 1,5 mol


D. 0,02 mol

Câu 22. Trộn lẫn 1 lít dung dịch HNO3 0,28M với 1 lít dung dịch NaOH 0,08M được dung dịch D, độ pH của D là:
A. 7



B. 1

C. 2



D. 12

Câu 23. Cho 8,96 lít hỗn hợp khí N2O và CO2 từ qua bình đựng nước vôi trong dư, thấy chỉ có 2,24 lít khí thoát ra. Thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp lần lượt là:

A. 75% và 25%

       
B. 33,33% và 66,67       

C. 45% và 55%


D. 25% và 75%

Câu 24. Cho dung dịch chứa các ion: Na+, Ca2+, H+, Cl–, Ba2+, Mg2+. Dùng chất nào sau đây để tách nhiều ion nhất ra khỏi dung dịch ?

A. Dung dịch Na2CO3 vừa đủ.

B. Dung dịch K2CO3 vừa đủ.

C. Dung dịch NaOH vừa đủ.

D. Dung dịch Na2SO4 vừa đủ.
Câu 25. Hoà tan vừa hết 3,89 gam hỗn hợp Fe và Al trong 2 lít dung dịch HCl thu được 2,24 lít H2 (đktc). Nồng độ của dung dịch HCl là:
A. 0,3 M


B. 0,1 M
C. 0,2 M


D. 0,15 M

Câu 26. Một dung dịch HCl nồng độ 45% và một dung dịch HCl khác có nồng độ 15%. Để có một dung dịch mới có nồng độ 20% thì cần phải pha chế về khối lượng giữa 2 dung dịch theo tỉ lệ là:

A. 1 : 3



B. 3 : 1


C. 1 : 5



D. 5 : 1




Câu 27. Cho 0,685g hỗn hợp gồm Mg, Zn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,448 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng chất rắn khan thu được là:

A. 2,105 g

    
B. 3,95 g

     

C. 2,204 g


D. 1,885 g
Câu 28. Khử hoàn toàn 3,2 g hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2 thấy tạo ra 0,9 g H2O. Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là:

A. 1,2 g 


B. 1,6 g
              

C.  2,4 g


D. 2,6 g 


Câu 29. Cho 24,4 g hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng thu được 39,4 g kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m (g) muối clorua. Vậy m có giá trị là:

 
A.  2,66 g


B.  22,6 g            

C.  26,6g

  
D.  6,26 g

Câu 30. Cho hỗn hợp E gồm hai kim loại kiềm X, Y thuộc 2 chu kỳ liên tiếp có khối lượng 17g. Hòa tan hết hỗn hợp E trong H2O thu được dung dịch F. Cô cạn F thu được 27,2 g chất rắn. X, Y là:
A. Li, Na


B. Na, K


C. K, Rb


D. Rb, Cs

Câu 31. Một chất có công thức đơn giản nhất là C2H5. Công thức phân tử của chất đó là:

A. C4H10
                
B. C6H14
                   

C. C8H18


D. C4H8
               

Câu 32. Đốt cháy một axit no đơn chức thu được x mol CO2 và y mol H2O. x và y có mối quan hệ:

A. x = y


B. x > y

C. x < y


D. tuỳ thuộc từng axit
Câu 33. Khi đốt cháy một hidrocacbon X ta thu được thể tích H2O gấp đôi thể tích CO2 ở cùng điều kiện. Vậy công thức phân tử của X là:

A. CnH2n (n ( 2)           
B. CnH2n+4 (n ( 1)

C. CnH2n+2 (n (1)     

D. CH4 là hidrocacbon duy nhất.
Câu 34. Khi đốt cháy một hợp chất hữu cơ X người ta thu được CO2, N2 và hơi nước. Câu khẳng định nào sau đây đúng:

A. Trong X có cacbon, oxi và hiđro.

B. Trong X có chứa cacbon, hiđro, nitơ và có thể có oxi.

C. Trong X có chứa oxi, hiđro, nitơ và có thể có cacbon.

D. Trong X có chứa cacbon, oxi, hiđro và có thể nitơ.

Câu 35. Xà phòng hoá hỗn hợp gồm CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 thu được sản phẩm gồm:

A. hai muối và hai rượu


B. hai muối và một rượu

C. một muối và hai rượu


D. một muối và một rượu

Câu 36. Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết hai chất HCOOH và HCHO?
A. dung dịch AgNO3/NH3

B. dung dịch NaOH

C. quỳ tím



D. Cu(OH)2
Câu 37. Cho các phản ứng:  
CH3CHO ( A  ( CH3COOH. 
A là chất nào trong các chất sau:
A. C2H5OH



B. CH3COONH4
C. CH3COONa



D. tất cả đều đúng

Câu 38. Trong các chất HCOOH, CH3COOH, CH2=CH-COOH, C6H5COOH. Chất có tính axit mạnh nhất là:

A. HCOOH



B. CH3COOH

C. CH2=CH-COOH


D. C6H5COOH

Câu 39. Trong các chất sau đây: C2H5OH, CH3OCH3, CH3COOH. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là:

A. C2H5OH



B. CH3OCH3
C. CH3COOH



D. chưa xác định được

Câu 40. Khi đốt cháy hết một hợp chất A được CO2 và H2O có tỷ lệ 
[image: image44.bmp]A là chất nào trong các chất sau đây:

A. C4H6
    


B. C6H6
            
C. C2H6
               

D. C2H4
Câu 41. Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu có cùng công thức phân tử C4H10O thu [image: image1.wmf]=

22

COHO

n:n2:1

được 1 anken duy nhất, công thức cấu tạo của hai rượu là:
A. CH3 - CH2- CH2- CH2 - OH và 


B.                                            và 

C.                                                và CH3 - CH2- CH2- CH2 - OH  


D.                                         và

Câu 42. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm CH4, C3H6 và C4H10 thu được 17,6 g CO2 và 10,8 g H2O. m có giá trị là:

A. 2g

        

B. 4g

              

C. 6g



D. 8g

Câu 43. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 9,0g H2O. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng:

A. Ankan
               
B. Anken
             

C. Ankin
    

D. Aren                             

Câu 44. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X chỉ chứa C và H thu được 3 mol CO2 và 4 mol  H2O. X là chất nào trong những chất sau:


A. C3H4



B. C3H8

C. C4H8



D. C4H10
Câu 45. Chia m (g) một anđehit X thành hai phần bằng nhau. 

- Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O.

- Phần 2: Cho tác dụng với AgNO3/ NH3 dư thu được Ag kim loại với tỉ lệ mol nX : nAg= 1: 4. Anđehit X là:

A. Anđehit no đơn chức 



B. Anđehit no 2 chức.

C. An®ehit fomic

           

D. Không xác định được
Câu 46. Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCOOH và 0,2 mol HCHO tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì khối lượng Ag thu được là;

A. 108 g 
   

B. 10,8 g 
                

C. 64,8 g 
           

D. 6,48 g.

Câu 47. Chia a(g) hỗn hợp hai rượu no, đơn chức thành hai phần bằng nhau.

- Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 2,24 lít CO2(đktc)

- Phần 2: Mang tách nước hoàn toàn thu được hỗn hợp hai anken.

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai anken này thu được m (g)H2O. m có giá trị là:

A. 0,18 g
   

B. 1,8 g                     

C. 8,1 g


D. 0,36 g                      
Câu 48. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai anđehit no, đơn chức được 0,4 mol CO2. Hiđo hoá hoàn toàn 2 anđehit này cần 0,2 mol H2 được hỗn hợp hai rượu no đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai rượu này thì số mol H2O thu được là:

A. 0,4 mol


B. 0,6 mol 



C. 0,8 mol 
        

D. 0,3 mol

Câu 49. Đốt cháy hoàn toàn 5,8g anđehit X thì thu được 5,4g H2O và 6,72 lít CO2 (đktc)

Vậy CTPT của X là:

A. C2H4O       


B. C4H6O2 
           

C. C3H6O 
           

D. C4H8O

Câu 50. Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol este X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O. Khi thủy phân 0,1 mol X bằng dung dịch KOH được 0,2 mol rượu etylic và 0,1 mol muối. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COOC2H5

B. HCOOC2H5
C. 



D. CH2(COOC2H5)2
Đề 12

Thời gian làm bài 90 phút
Câu 1. Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p63s2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. nhóm IIA, chu kì 3


B. nhóm IIA, chu kì 2
C. nhóm IIA, chu kì 2


D. nhóm IIIA, chu kì 3

Câu 2. Các nguyên tử và ion Ca2+, Cl- và Ar đều có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p6. Bán kính của các nguyên tử và ion có:

A. Ca2+ = Cl- = Ar



B. Ca2+ > Cl- > Ar

C. Ca2+ > Cl- > Ar



D. Cl- > Ar >  Ca2+
Câu 3. Lưu huỳnh có các số oxi hoá cơ bản là -2, +4, +6. Kết luận nào sau đây đúng về tính chất hoá học của SO2:
A. có tính khử



B. vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá

C. có tính oxi hoá



D. không có tính oxi hoá, tính khử

Câu 4. Trộn lẫn dung dịch chứa 0,1 mol Ba(OH)2 với dung dịch chứa 0,2 mol HCl thu được dung dịch có:
A. pH = 7



B. pH > 7

C. pH < 7



D. chưa tính được 

Câu 5. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch Na2CO3, màu của dung dịch thu được là:
A. màu tím



B. không màu

C. màu xanh


D. màu đỏ

Câu 6. Trong các hợp chất: HCl, Cl2, Cl2O7, MnCl2, HClO. Số oxi hóa của clo lần lượt là:

A. -1, 0, +7, +1 và -1



B. -1, 0, +7, -1 và +1

C. +1, 0, +7, +1 và -1 



D. -1, 0, +2, +1 và -1

Câu 7. Phản ứng:    2KOH + Cl2   
[image: image2.wmf]®

  KCl   +   KClO   +   H2O  Thuộc loại:

A. phản ứng oxi hóa - khử


B. không phải là phản ứng oxi hóa - khử

C. phản ứng hóa hợp



D. phản ứng cộng hợp

Câu 8. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được CO2 và H2O có cùng thể tích ở cùng điều kiện, X thuộc dãy đồng đẳng của:
A. ankan



B. anken

C. ankin



D. aren
Câu 9. Số đồng phân của các chất có công thức phân tử C5H12 là:

A. 3



B. 4

C. 5




D. 6

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ Y thu được CO2, H2O, HCl. Kết luận nào sao đây đúng với Y:

A. phân tử chứa cacbon, hiđro, oxi và clo
B. phân tử chứa cacbon, hiđro và clo
C. phân tử chứa cacbon, hiđro, clo và có thể có oxi

D. phân tử chứ cacbon, hiđro, oxi và có thể có clo
Câu 11. Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết hai chất khí SO2 và CO2:

A. dung dịch NaOH



B. dung dịch Ca(OH)2
C. dung dịch Br2



D. giấy quỳ ẩm

Câu 12. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch: NaCl, NH4Cl, AlCl3, FeCl2, CuCl2, (NH4)2SO4:
A. BaCl2



B. Ba(OH)2
C. NaOH



D. quỳ tím

Câu 13. Chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng, có thể nhận biết được bao nhiêu trong số các kim loại Al, Mg, Fe, Cu, Ba:

A. 1



B. 2

C. 3




D. tất cả

Câu 14. Hiện tượng xảy ra khi trộn lẫn hai dung dịch AlCl3 và Na2CO3 là:
A. tạo kết tủa trắng



B. có khí không màu và kết tủa keo trắng

C. có khí không màu


D. không có hiện tượng gì

Câu 15. Khi cho Fe3O4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, sản phẩm muối thu được là:

A. FeCl2



B. FeCl3
C. hỗn hợp FeCl2 và FeCl3

D. không phản ứng

Câu 16. Khi cho HCl tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn khan gồm:
A. NaCl và NaOH dư

B. NaCl

C. NaCl và NaClO


D không thu được muối khan
Câu 17. Trộn lẫn bột Fe và S, đốt cháy để phản ứng xảy ra hết, muối thu được là:
A. FeS



B. FeS2
C. Fe2S3



D. Fe3S4
Câu 18. Để nhận biết hai dung dịch KCl và NaCl người ta dùng thuốc thử nào sau đây:

A. quỳ tím




B. đốt cháy trên ngọn lửa đèn cồn

C. dung dịch AgNO3


D. không nhận biết được 

Câu 19. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các gói bột rắn Al, Fe + Fe2O3, Fe2O3, CuO:
A. NaOH



B. HCl

C. Ba(OH)2



D. không nhận biết được 

Câu 20. Để đánh giá chất lượng phân đạm, người ta dựa vào chỉ số:
A. % khối lượng NO trong phân tử

B. % khối lượng HNO3 trong phân tử

C. % khối lượng N trong phân tử 

D. % khối lượng NH3 trong phân tử 

Câu 21. Khí thải chủ yếu gây ra hiện tượng mưa axit là:

A. CO



B. SO2
C. CO2



D. tất cả A, B, C đều đúng

Câu 22. Quặng đolomit bao gồm các chất:

A. CaO và BaO



B. CaCO3 và BaCO3
C. MgCO3 và CaCO3


D. BaCO3 và MgCO3
Câu 23. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để tách Ag khỏi hỗn hợp chất rắn gồm: Fe, Pb, Cu, Ag mà không làm thay đổi khối lượng Ag:

A. HCl



B. NaOH

C. AgNO3



D. Fe(NO3)3
Câu 24. Để điều chế được hỗn hợp 26 lít H2 và CO có tỉ khối hơi đối với metan bằng 1,5 thì 
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và CO cần lấy là:

A. 4 lít và 22 lít


B. 22 lít và 4 lít

C. 8 lít và 44 lít


D. 44 lít và 8 lít

Câu 25. Hòa tan 4,59g Al bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với hiđro bằng 16,75. Thể tích NO và N2O thu được là:

A. 2,24 lít và 6,72 lít 


B. 2,016 lít và 0,672 lít

C. 0,672 lít và 2,016 lít


D. 1,972 lít và 0,448 lít 

Câu 26. Cho 1,22g hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng thu được 1,97g kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m(g) muối clorua. Vậy  m có giá trị là:

A.  1,33 g



B.  1,6 g            

C.  13,3g

  

D.  6,26 g

Câu 27. Hoà tan hết 38,60g hỗn hợp gồm Fe và kim loại M trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 14,56 lít H2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được là:

A. 48,75 g 



B. 84,75 g 



C. 74,85g



D. 78,45 g 

Câu 28. Trộn 2,7g Al với 2,4g Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sau phản ứng ta thu được m (g) hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là:

A. 1,12 

  
           
B. 2,04

C.  5,1



D. 10,2

Câu 29. Cho luồng khí H2 đi qua ống đựng 20 gam Fe2O3 thu được 4,5g H2O và m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 15,5 gam


B. 16 gam

C. 18 gam



D. 8 gam



Câu 30. Nhúng 1 thanh nhôm nặng 50g vào 400ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 51,38g. Khối lượng Cu thoát ra là:

A. 0,64 g
            

B. 1,28 g
              

C. 1,92 g
  


D. 2,56
g   
Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn một anđehit no, đơn chức thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol là:
A. CO2 = H2O


B. CO2 > H2O

C. CO2 < H2O


D. chưa xác định được 

Câu 32. Để tách CH3CHO ra khỏi hỗn hợp gồm CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH người ta có thể dùng các hoá chất nào sau đây:

A. NaHSO3 và HCl



B. AgNO3 trong NH3
C. NaOH và HCl



D. AgNO3  trong NH3 và HCl
Câu 33. Bậc của rượu được xác định vào yếu tố nào sau đây:

A. số nhóm OH trong phân tử

B. bậc nguyên tử cacbon chứa nhóm OH
C. số nguyên tử cacbon 


D. số nguyên tử oxi trong phân tử 

Câu 34. Có bao nhiêu đồng phân mạch hở C2H4O2 cho phản ứng tráng gương ?
A. 3



B. 2

C. 4



D. 1

Câu 35. Trong các chất CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH và CH3COOC2H5. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là:

A. CH3CHO


B. CH3COOC2H5
C. C2H5OH 


D. CH3COOH
Câu 36. Chỉ dùng một hoá chất nào trong các chất dưới đây để nhận biết các chất lỏng C2H5OH, etilenglycol, glucozơ, CH3CHO:
A. dung dịch AgNO3 trong NH3
B. Cu(OH)2
C. quỳ tím



D. NaHSO3
Câu 37. Để điều chế phenol, sơ đồ phản ứng nào sau đây là đúng:

A. C6H6 
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B. C6H6 
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D. Tất cả đều đúng
Câu 38. Để tách C6H5OH khỏi hỗn hợp với C6H6, C6H5NH2 người ta cần dùng lần lượt các hoá chất nào sau đây (không kể các phương pháp vật lí):

A. NaOH và HCl


B. H2O và CO2
C. Br2 và HCl


D. HCl và NaOH

Câu 39. Khi đốt cháy muối CH3COONa, chất rắn thu được là:

A. NaOH




B. Na2CO3
C. Na2O




D. không thu được chất rắn nào

Câu 40. Trong các chất C3H6, C3H6O, C3H8O, C3H6O2. Chất có % khối lượng cacbon nhỏ nhất là:

A. C3H6



B. C3H6O

C. C3H8O



D. C3H6O2
Câu 41. X là hợp chất hữu cơ có phân tử khối là 124đvC. Thành phần khối lượng các nguyên tố là: 67,75% C, 6,45% H, 25,8% O. Công thức phân tử của X là:

A. C6H6O



B. C7H10O2




C. C7H8O2



D. C8H10O2
Câu 42. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H6O, không tác dụng với Na, không có phản ứng tráng gương. X có công thức cấu tạo là:

A. CH3COCH3


B. CH2=CH-CH2-OH

C. CH3CH2CHO


D. tất cả đều sai
Câu 43. Cho phương trình hóa học:
2X  +  5O2  (  4CO2  +  4H2O

Công thức phân tử của X là:

A. C2H2



B. C2H4
C. C2H4O



D. C2H4O2
Câu 44. Cho este CH3COOC6H5 tác dụng hết với dung dịch NaOH người ta thu được:

A. CH3COONa và C6H5OH


B. CH3COONa và C6H5ONa

C. CH3COOH và C6H5OH


D. CH3COOH và C6H5ONa

Câu 45. Trong các chất sau: CH3COCH3, CH3COOH, CH3CHO, CH3CH2Cl, chất có khả năng tan trong nước nhiều nhất là:

A. CH3COCH3


B. CH3COOH

C. CH3CHO


D. CH3CH2Cl
Câu 46. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ankin được 0,2 mol H2O. Nếu hiđro hoá hoàn toàn 0,1 mol ankin này rồi đốt thì số mol H2O thu được là:

A. 0,6 mol



B. 0,5 mol


C. 0,4 mol



D. 0,3 mol.

Câu 47. A, B là hai rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 1,6g A và 2,3g B tác dụng hết với Na thu được 1,12 lít H2 (đktc). Công thức phân tử của 2 rượu là:

A. CH3OH, C2H5OH


B. C2H5OH, C3H7OH

C. C3H7OH, C4H9OH


D. C4H9OH, C5H11OH.

Câu 48. Cho 1,5 gam một anđehit tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong amoniac, thu được 21,6 gam bạc kim loại. Công thức cấu tạo của anđehit là:

A. OHC – CHO


B. CH2=CH-CHO

C. HCHO



D. CH3-CH2-CHO



Câu 49. Đốt cháy hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức thu được 6,72 lit (đktc) CO2. Khi hiđro hoá hoàn toàn anđehit cần 4,48 lít (đktc) H2 thu được hỗn hợp 2 rượu no đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu thì khối lượng H2O thu được là:
A. 18 gam



B. 9 gam

C. 27 gam



D. 36 gam
Câu 50. Khi cho 4,6 g ancol no tác dụng với Na (dư) sinh ra 1,68 lít khí H2 (đktc). MA ( 92đvC. Công thức phân tử của A là:

A. C4H8(OH)2


B. C3H4(OH)4
C. C3H6(OH)2


D. C3H5(OH)3 

Đề 13
Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1. Cấu hình electron nào sau đây không đúng?
A. 1s22s22p3


B. 1s22s22p6
C. 1s22s12p4


D. 1s22s22p5
Câu 2. Kết luận nào sau đây không đúng? Cation Na+:
A. có 11 electron

B. có điện tích 1+
C. có hai lớp electron

D. có số khối là 23
Câu 3. Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s22s22p3. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:
A. nhóm IIA, chu kì 3

B. nhóm IIIA chu kì 3

C. nhóm IIA chu kì 5

D. nhóm VA chu kì 2

Câu 4. Số electron trong ion CO32- là:

A. 32



B. 30

C. 28



D. 34

Câu 5. Cho Fe(OH)n vào dung dịch HNO3, n nhận giá trị như thế nào để xảy ra phản ứng oxi hoá khử ?

A. n = 1


B. n = 2

C. n = 3


D. A và C đều đúng

Câu 6. Cho quỳ tím vào ống nghiệm đựng dung dịch NH4Cl, màu của giấy quỳ thu được là:

A. màu đỏ


B. màu xanh

C. không màu


D. màu tím

Câu 7. Cho một mẩu Ba vào dung dịch (NH4)2SO4. Hiện tượng xảy ra là:

A. có khí không màu mùi khai và kết tủa trắng


B. có kết tủa trắng


C. có khí không màu, mùi khai


D. không có hiện tượng gì xảy ra.
Câu 8. Công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ cho biết:
A. tỉ lệ về số lượng các nguyên tử trong phân tử

B. thành phần định tính của chất hữu cơ
C. số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử
D. A, B, C đều đúng

Câu 9. Nhóm chức -COOH có tên gọi là:

A. cacbonyl


B. cacboxyl

C. cacboxylic


D. hi®roxyl

Câu 10. Công thức hóa học của phân đạm ure là:
A. NH4Cl


B. NH4NO3
C. (NH2)2CO


D. (NH4)2SO4
Câu 11. Để trung hoà 2 lít dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và KOH 0,1M cần:

A. 1 lít dung dịch HCl 0,2M


B. 1 lít dung dịch H2SO4 0,2M

C. 2 lít dung dịch HNO3 0,1M


D. 2 lít dung dịch HCl 0,4M

Câu 12. Kết luận  nào sau đây đúng về tính chất hoá học của đơn chất lưu huỳnh?
A. là chất có tính khử



B. là chất có tính oxi hoá

C. vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử

D. không thể có tính oxi hoá khử

Câu 13. Dùng chất nào sau đây để tách CO2 khỏi hỗn hợp với SO2:

A. dung dịch brôm


B. dung dịch Ca(OH)2
C. dung dịch NaOH


D. tất cả đều được

Câu 14. Sục 2,24 lít (đktc) CO2 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng, màu của dung dịch thu được là:
A. màu đỏ



B. màu xanh

C. màu tím



D. không màu

Câu 15. Hoà tan m gam Na vào nước được 100 ml dung dịch có pH = 13. m có giá trị là:
A. 0,23 gam



B. 0,46 gam

C. 1,25 gam



D. 2,3 gam

Câu 16. Trộn lẫn dung dịch chứa 2 gam KOH với dung dịch chứa 1 gam HCl, chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là:
A. KCl




B. KCl và HCl

C. KOH và KCl


D. KOH

Câu 17. Sục từ từ CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong, hiện tượng thí nghiệm quan sát được là:

A. có kết tủa trắng tạo thành 

B. không có kết tủa

C. CO2 không tan, thoát ra ngoài
D. có kết tủa trắng sau tan

Câu 18. Cho các kim loại Mg, Al, Pb, Cu, Ag. Các kim loại đẩy được Fe ra khỏi Fe(NO3)3 là:
A. Mg, Pb và Cu


B. Al, Cu và Ag

C. Pb và Al 



D. Mg và Al
Câu 19. Để nhận biết các dung dịch NaOH, BaCl2, Na2CO3, HCl, H2SO4. Người ta chỉ dùng một thuốc thử nào trong số các chất sau:

A. quỳ tím



B. AgNO3
C. KOH



D. tất cả đều được

Câu 20. Để điều chế Ca từ CaCl2 người ta sử dụng phương pháp nào sau đây:
A. nhiệt luyện



B. thuỷ luyện

C. điện phân nóng chảy

D. điện phân dung dịch
Câu 21. Khi nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2, trong điều kiện có không khí, chất rắn thu được sau phản ứng là:
A. FeO




B. Fe2O3
C. Fe3O4



D. Fe

Câu 22. Cho phản ứng  3Fe  +  4H2O  
[image: image11.wmf]0
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  Fe3O4  +  4H2. Điều kiện của phản ứng là:

A. t = 5700C



B. t > 5700C

C. t < 5700C



D. ở nhiệt độ thường

Câu 23. Chỉ dùng một dung dịch axit và dung dịch bazơ nào sau đây để nhận biết các hợp kim Cu – Ag, Cu – Al, Cu – Zn.

A. HCl và NaOH


B. H2SO4 và NaOH

C. NH3 và HNO3 loãng


D. NH3 và HCl
Câu 24. Cho phương trình      X   +    HNO3   (   Fe(NO3)3  +  H2O
X có thể là chất nào trong các chất sau đây:

A. FeO
hoặc Fe(OH)2


B. Fe3O4 hoặc Fe

C. Fe(OH)3 hoặc Fe2O3


D. Fe hoặc FeO

Câu 25. Sục V (lít) CO2 vào dung dịch chứa 1,5 mol Ca(OH)2 thu được 100g kết tủa. Giá trị của V là:

A. 22,4




B. 33,6

C. 44,8




D. A và C đúng
Câu 26. Trộn 5,4g Al với 8,0g CuO rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Sau phản ứng ta thu được m (g) hỗn hợp chất rắn. Giá trị của m là:

A. 12,4(g)  
           


B. 15,1(g) 
                         

C. 13,4(g)



D. 22,4(g)

Câu 27. Hòa tan 9,14g hỗn hợp Cu, Mg, Fe bằng một lượng dư dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí A (đktc), 2,54g chất rắn B và dung dịch C. Cô cạn dung dịch C thu được m(g) muối, m có giá trị là:

A. 31,45



B. 33,25



C. 39,49



D. 35,58

Câu 28. Cho 14,5 g hỗn hợp Mg, Fe tác dụng dung dịch H2SO4 loãng, dư thoát ra 6,72 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m(g) muối khan. m có giá trị là:

A. 34,3g
                      

B. 43,3g
                     

C. 33,4g



D. 33,8g
Câu 29. Khử hoàn toàn 17,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là:

A. 14,5g
                 

B. 15,5g

     

C. 16g




D. 16,5g
Câu 30. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các chất CH3CHO, C2H5OH, glixerin, glucozơ:

A. quỳ tím



B. dung dịch AgNO3 trong NH3
C. Cu(OH)2



D. dung dịch brôm

Câu 31. Khi tách nước từ 2 rượu có cùng công thức phân tử C4H10O (1700C, H2SO4 đặc) thu được 3 anken (không kể đồng phân hình học). Công thức cấu tạo hai rượu là:

A. CH3 - CH2- CH2- CH2 - OH   và 


B.                                           và 


C.                                         và   CH3 – CH2 – CH​2 – CH2 - OH

D.                                          và

Câu 32. Cho sự chuyển hoá   CH3COOH   (   X  (   CH3COONa. X là:

A. CH3COONH4


B. CH3COOC2H5
C. (CH3COO)2Ca


D. tất cả A, B, C đều được

Câu 33. Phương pháp chiết được dùng để tách:

A. các chất có nhiệt độ sôi khác nhau
B. các chất lỏng không tan vào nhau

C. các chất rắn và lỏng


D. các chất lỏng tan vào nhau

Câu 34. Một hiđrocacbon A có tỉ khối hơi so với hidro là 14. A có công thức phân tử là :

A. C2H4




B. CH4
C. C2H6




C. C3H6
Câu 35. Cho hai miếng Na vào hai ống nghiệm, ống một đựng C2H5OH, ống hai đựng CH3COOH có nồng độ như nhau, tốc độ phản ứng ở hai ống nghiệm là:

A. như nhau



B. ống một mạnh hơn

C. ống hai mạnh hơn


D. chưa xác định được

Câu 36. Dùng các chất nào sau đây để tách CH3CHO khỏi hỗn hợp gồm CH3CHO, CH3COOH, CH3OH, CH3OCH3?
A. NaHSO3, HCl


B. AgNO3 / NH3
C. NaHSO3, NaOH


D. NaOH, HCl.
Câu 37. Để tách C6H5NH2 khỏi hỗn hợp với C6H6, C6H5OH người ta cần dùng lần lượt các hoá chất nào sau đây? (không kể các phương pháp vật lí)
A. HCl và NaOH


B. H2O và CO2
C. Br2 và HCl



D. NaOH  và CO2 

Câu 38. Để phân biệt các chất C6H6, C6H5CH3, C6H5CH=CH2 người ta dùng thuốc thử nào sau đây?
A. Dung dịch HCl

B. dung dịch AgNO3 trong NH3
C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch KMnO4

Câu 39. Tính chất bazơ của metylamin mạnh hơn của anilin vì:

A. Khối lượng mol của metylamin nhỏ hơn.

B. Nhóm metyl làm tăng mật độ e của nguyên tử N. 

C. Nhóm phenyl làm giảm mật độ e của nguyên tử N.

D. B và C đúng.

Câu 40. Để nhận biết các chất lỏng C6H6, C6H5CH3, C6H5CH=CH2
A. dung dịch NaOH



B. dung dịch HNO3
C. dung dịch KMnO4



D. dung dịch HCl
Câu 41. Kết luận nào sau đây đúng về CH3CHO:

A. có tính khử




B. vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử 
C. có tính oxi hoá



D. không có tính oxi hoá, khử

Câu 42. Trong các chất CH3NH2, C2H5NH2, (CH3)2NH, C6H5NH2. Chất có tính bazơ mạnh nhất là:

A. CH3NH2



B. C2H5NH2
C. (CH3)2NH



C. C6H5NH2

Câu 43. Cao su tổng hợp có thành phần hóa học tương tự cao su  thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của:

A. izopren




B. but-1,3-dien (butandien-1,3)

C. but-1,3-dien và stiren



D. but-1,3-dien và nitrin acrilic

Câu 44. Đốt cháy một lượng rượu đơn chức X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ mol 
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. Công thức phân tử của X là:
A. C2H6O



B. C3H8O

C. C4H10O



D. C5H12O

Câu 45. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm CH​4, C2H6 và C2H2 thu được 4,4g CO2 và 2,52 g H2O. m có giá trị là:

A. 1,48g
                    

B. 2,48 g
                       

C. 14,8g 



D. 24,7g      

Câu 46. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H6O2, X có phản ứng tráng gương, tác dụng được với NaOH. Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3CH2COOH


B. CH2(OH)CH2CHO

C. HCOOC2H5



D. CH3COOCH3
Câu 47. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp hai ankan thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là:

A. 37,5g
              

B. 52,5g                    

C. 15g




D. 42,5g

Câu 48. Để đốt cháy hoàn toàn 1 mol rượu no X cần phải dùng 3,5 mol O2. X là:

A. Glixerin



B. Rượu metylic

C. Rượu etylic



D. Etilen glicol.

Câu 49. Chia a(g) hỗn hợp hai rượu no, đơn chức thành hai phần bằng nhau.

- Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 2,24 lít CO2(Ở đktc)

- Phần 2: Mang tách nước hoàn toàn thu được hỗn hợp hai anken.

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai anken này thu được m(g) H2O. m có giá trị là:

A. 0,18g

   

B. 1,8g                     

C. 8,1g




D. 0,36g
Câu 50. Khối lượng glucozơ cần để điều chế 0,1 lít rượu etylic (d = 0,8g/ml), với hiệu suất 80% là:


A. 185,6g



B. 195,65g



C. 212,5g



D. 190,56g

          Đề 14

Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1. Obitan nguyên tử là:


A. khu vực xung quanh hạt nhân, nơi không có electron 
B. khu vực xung quanh hạt nhân, nơi xác suất có mặt của electron là lớn nhất
C. khu vực xung quanh hạt nhân, nơi xác suất có mặt của electron là ít nhất
D. nơi các cặp electron đã ghép đôi
Câu 2. Điện tích hạt nhân của nguyên tử có kí hiệu 
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Na

là:


A. 23




B. 23+


C. 11




D. 11+

Câu 3. Cấu hình electron nào sau đây không đúng:


A. 1s22s12p2 



B. 1s22s22p4

C. 1s22s22p6



D. 1s22s22p1

Câu 4. Tên gọi của SO2 là:

A. khÝ sunfur¬



B. lưu huỳnh đioxit

C. lưu huỳnh (IV) oxit


D. tất cả A, B, C đều đúng

Câu 5. Số obitan nguyên tử trong phân lớp d là:


A. 1




B. 3


C. 5




D. 7

Câu 6. Nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p5. Tổng số electron trong vỏ nguyên tử X là:


A. 15




B. 16

C. 17




D. 18

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây đúng về tính chất của H2S ?
A. là chất khí dễ tan trong nước
B. dung dịch có tính axit yếu
C. có tính khử



D.  B, C đều đúng.

Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol C2H6, 0,05 mol CH4, 0,01 mol C3H6.
Thể tích khí CO2 thu được ở đktc là:

A. 2,668 lít             B. 2,688 lít             C. 2,464 lít               D. Kết quả khác

Câu 9. Cho phương trình hóa học :
X  +  3O2   
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  2CO2  +  3H2O
X là chất nào trong các chất sau đây :


A. C2H6O



B. C2H6

C. C2H4



D. C2H4O

Câu 10. Công thức thực nghiệm cho biết:
A. thành phần định tính của các nguyên tố trong phân tử 

B. tỉ lệ số lượng các nguyên tử trong phân tử

C. số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử 

D. A, B đúng. 
Câu 11. Có thể dùng chất nào sau đây làm thuốc thử để nhận biết hai dung dịch AlCl3 và ZnCl2?
A. dung dịch NaOH


B. dung dịch HCl

C. dung dịch NH3


D. dung dịch H2SO4
Câu 12. Trong công nghiệp người ta dùng phương pháp nào sau đây để điều chế Al từ Al2O3:

A. điện phân nóng chảy

B. thuỷ luyện

C. nhiệt luyện



D. điện phân dung dịch

Câu 13. Để điều chế Fe từ FeCl2, phương pháp nào sau đây cho Fe tinh khiết nhất:
A. thuỷ luyện



B. nhiệt luyện

C. điện phân



D tất cả đều như nhau

Câu 14. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch (NH4)2SO4. Màu của dung dịch là:

A. màu xanh



B. màu đỏ

C. màu tím



D. không màu



Câu 15. Nhiệt phân Cu(NO3)2, chất rắn thu được là:
A. Cu(NO2)2



B. CuO

C. Cu




D. Cu(NO3)2
Câu 16. Phản ứng hoá học nào sau đây chứng tỏ được HCl có tính axit mạnh hơn H2CO3?
A. 2HCl  +  NaHCO3  (  2NaCl  +  CO2  +  H2O

B. HCl  +  NaOH   (   NaCl  +  H2O
C. 2HCl  +  CaCO3  (  CaCl2  +  CO2  +  H2O

D. A và C đều đúng

Câu 17. Cho 0,76g hỗn hợp gồm hai kim loại Ca và Mg tan hết trong dung dịch HCl thấy thoát ra là 0,05 gam H2. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là:
             A. 2,535g                  


B. 25,35g


C. 2,273g                      

D. 2,573

Câu 18. Người ta cho 150 ml dung dịch H2SO4 2M vào 450 ml dung dịch H2SO4 8M. Bỏ qua hiệu ứng thể tích,  nồng độ mol/l của dung dịch thu được là:

             A. 1,5                        


B. 2,5                      

 C. 3,5                          

D. 6,5
Câu 19. Cho các phản ứng hóa học:

1. Cl2 +  2NaBr ( 2NaCl  + Br2
2. Cl2 +  2NaI   ( 2NaCl  + I2
3. Cl2 +  2NaOH ( NaCl  + NaClO

4. Br2 +  2NaI     ( 2NaBr  + I2
5. Br2 +  2NaOH ( NaBr  + NaBrO

Các phản ứng hóa học để chứng minh rằng: từ clo đến iot tính oxi hóa giảm là:

A. 1, 2




B. 1, 2, 3

C. 1, 2, 4



D. 1, 3, 5     

Câu 20. Chọn các chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau:

A. Zn(OH)2.              


B. Sn(OH)2.                       

C. Al(OH)3.



D. Cả A, B, C.

Câu 21. Đất chua là loại đất có pH nằm trong khoảng:

       A. pH > 7
       B. pH = 7

C. pH < 7
D. 0 < pH <14.
Câu 22. Chỉ ra công thức không đúng về cách tính độ pH:

A. pH = - lg[H+]                       

B. [H+] = 10a thì pH = a

C.  pH + pOH = 14                     

D. [H+].[OH-] = 10-14
Câu 23. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để nhận biết các kim loại Al, Fe, Cu:
A. dung dịch Fe(NO3)3


B. dung dịch HCl

C. dung dịch NaOH


D. dung dịch Cu(NO3)2
Câu 24. Cho một mol SO3 vào một cốc nước sau đó thêm nước vào để được 0,5 lít dung dịch E. Nồng độ mol/L của dung dịch E là:
             A. 1M                     


B. 1,5M                      
C. 2M                        


D. 2,5M

Câu 25. Trong các phản ứng sau đây, H2S thể hiện tính khử: 

A. H2S   +   2NaOH  (    Na2S   +  H2O

            B. H2S   +   2FeCl3    (   2FeCl2  +  S   +  2HCl

            C. H2S   +   NaOH     (   NaHS   +  H2O

            D. A, B, C đều đúng.

Câu 26. Cho 16 gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO tác dụng vừa hết với 400 ml dung dịch H2SO4 0,5M, % khối lượng của Fe2O3 có trong hỗn hợp ban đầu là:

            A. 25%                  


B. 40%                   
C. 50%                     


D. 60%

Câu 27. Hòa tan hoàn toàn m (g) hỗn hợp 2 kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl dư tạo ra 2,24 (l) khí H​2(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,1gam muối khan. Giá trị của m là: 

A.  10g 



B. 11g


C.  16g




D. 12g

Câu 28. Hòa tan 10g hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl ta thu được dung dịch A và 0,672 lít khí bay ra ở đktc. Cô cạn dung dịch A thì thu được m(g) muối khan. m có giá trị là:

A. 1,033g



B. 10,33g



C. 9,265g



D. 92,65g



Câu 29. Cho 32g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mol 1:1. Khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 11g và 21g



B. 14g và 18g


C. 16g và 16g



D. 20g và 12g.

Câu 30. Cho 6,4g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mol 1 : 1. Số mol HCl đã tham gia phản ứng là:
A.  0,1 mol
   


B.  0,15 mol
      
C. 0,2 mol
      


D. 0,3 mol.

Câu 31. Cho các chất : CH4, C2H6, C3H8, C4H10. Chất có phần trăm về khối lượng cacbon lớn nhất là :

A. CH4




B. C2H6

C. C3H8




D. C4H10
Câu 32. Chất nào sau đây là đồng đẳng của metan :


A. C2H4




B. C3H6

C. C3H8




D. C4H8
Câu 33. Có ba chất : CH3 - CH3, CH3 - CH = CH2, CH2= CH - CH = CH2. chỉ dùng dung dịch brom có thể nhận biết được bao nhiêu chất  ?

A. Không nhận biết được

B. Một chất

C. Hai chất



D. Cả ba chất

Câu 34. Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là:

A. Phân tử có vòng 6 cạnh.

B. Phân tử có ba liên kết đôi.

C. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.

D. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn.

Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trên.

Câu 35. X có công thức phân tử C3H6O2. X tác dụng với dung dịch NaOH, có phản ứng tráng gương, công thức cấu tạo của X là:

A. CH3CH2COOH


B. CH3COOCH3
C. HCOOCH2CH3


D. HOCH2CH2CHO

Câu 36. Phương pháp chưng cất được dùng để:
A. tách các chất có nhiệt độ sôi khác nhau

B. tách các chất lỏng không tan vào nhau

C. tách chất rắn khỏi chất lỏng

D. tách chất khí khỏi chất lỏng 

Câu 37. Trong các chất CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C6H5OH. Chất có độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH lớn nhất là:

A. CH3OH



B. C2H5OH

C. C3H7OH



D. C6H5OH

Câu 38. Để tách hỗn hợp gồm C4H9OH và phenol, ta phải dùng các hoá chất nào sau đây (không kể xúc tác và các phương pháp vật lí):
A. Na và HCl




B. Dung dịch NaOH và HCl

C. dung dịch brôm và NaOH


D. dung dịch brôm và HCl
Câu 39. Để điều chế phenol từ chất ban đầu là benzen, ta phải sử dụng các hoá chất nào sau đây (không kể các phương pháp vật lí và các chất xúc tác):
A. khí clo và dung dịch NaOH loãng.

B. khí Cl2 và dung dịch HCl

C. khí clo dung dịch HCl và NaOH đặc

D. Cl2 dung dịch HCl và NaOH loãng

Câu 40. Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng vừa hết với 100 ml dung dịch brom 0,1M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau ?

A. CH4




B. C2H2
C. C2H4



D. C6H6
Câu 41. Tỉ khối của hỗn hợp khí C3H8 và C4H10 đối với H2 là 25,5. Thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí đó là bao nhiêu? 
A. 55% và 45%                                   B.50% và 50%   

C. 45% và 55%                                    D. Kết quả khác

Câu 42. Đốt cháy một hiđrocacbon X (trong phân tử X, hàm lượng cacbon chiếm 80% về khối lượng). Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua bình đựng CaCl2 khan có dư, thể tích giảm đi hơn một nửa. CTPT của X là gì? 
A. C2H6          B. C2H4               C. C3H6               D. C4H6
Câu 43. Glucozơ không có phản ứng với chất nào sau đây?

A. Na




B. H2O.



C. Cu(OH)2



D. AgNO3 /NH3.
Câu 44. Cho các hợp chất hữu cơ: phenyl metyl ete (anisol), toluen, anilin, phenol. Trong các chất đã cho, những chất có thể làm mất màu dung dịch brom là:


A. Toluen, anilin, phenol.



B.  Phenyl metyl ete,  anilin, phenol.


C. Phenyl metyl ete, toluen, anilin, phenol.


D. Phenyl metyl ete, toluen,  phenol.

Câu 45. Có bốn chất: axit axetic, glixerol, etanol, glucozơ. Chỉ dùng thêm một chất nào sau đây để nhận biết?

A. Quỳ tím



B. CaCO3.



C. CuO




D. Cu(OH)2 /OH-.

Câu 46. Đốt cháy hết 0,15 mol hỗn hợp gồm hai axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của axit no, đơn chức thu được 8,064 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của hai axit là:

A. HCOOH và CH3COOH


B. CH3COOH và C2H5COOH

C. C2H5COOH và C3H7COOH


D. C3H7COOH và C4H9COOH

Câu 47. Cho 3,0 gam một anđehit tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 43,2 gam bạc kim loại. Công thức cấu tạo của anđehit là:

A. HOC - CHO


B. CH3CHO


C. HCHO



D. C2H5CHO



Câu 48. Cho hỗn hợp gồm 0,02 mol HCOOH và 0,02 mol HCHO tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì khối lượng Ag thu được là:

A. 10.8g



B. 12,96g.



C. 2,16g.



D. 21,6g.

Câu 49. Một aminoaxit no X chỉ chứa một nhóm - NH2 và một nhóm - COOH. Cho 0,89g X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1,255g muối. Công thức cấu tạo của X là:

A. H2N - CH2 - COOH.

B. CH3 - CH(NH2) - COOH           

C. H2NCH2CH2CH2COOH.

D. A, B, C đều đúng.

Câu 50. Chia hỗn hợp X gồm hai axit đều đơn chức, có cùng số nguyên tử cacbon (Y là axit no, Z không no chứa một liên kết đôi). Chia X thành ba phần bằng nhau:

- Phần 1: tác dụng hết với 100ml dung dịch NaOH 0,5M. 

- Phần 2: đốt cháy hoàn toàn thu được 3,36 lít CO2(đktc).

Công thức phân tử của Y và của Z là: 

A. C2H4O2 và C2H2O2 


B. C4H6O4 và C4H4O4
C. C4H8O2 và C4H6O2


D. C3H6O2 và C3H4O2
         Đề 15

Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1. Cấu hình electron nào sau đây là của Mg2+ (Z = 12)?
A. 1s22s22p63s2


B. 1s22s22p6
C. 1s22s22p63s23p4


D. cấu hình electron khác
Câu 2. Cho các chất Na (Z=11), Mg (Z=12), Al(Z=13),  Si(Z=14). Trật tự sắp xếp các chất theo thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử là:
A. Al < Mg < Na < Si


B. Mg < Al < Si < Na
C. Na < Mg < Si < Al


D. Si < Al < Mg < Na
Câu 3. Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s22s22p63s2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:
A. nhóm IIA, chu kì 3


B. nhóm IIIA, chu kì 2
C. nhóm IIIA, chu kì 2

D. nhóm IIIA, chu kì 3
Câu 4. Tổng số electron trong ion NO3- là:
A. 29




C. 32
C. 31




D. 30
Câu 5. Cho miếng giấy quỳ tím vào dung dịch FeCl3, màu của miếng giấy quỳ là:
A. xanh



B. đỏ

C. tím




D. không màu

Câu 6. Kết luận nào sau đây đúng về tính chất của ion HCO3-?
A. có tính axit



B. có tính bazơ

C. có cả tính axit và bazơ

D. không có tính axit và bazơ
Câu 7. Công thức đơn giản nhất của các hợp chất hữu cơ cho biết:
A. thành phần định tính của các nguyên tố 

B. tỉ lệ về số lượng các nguyên tử trong phân tử 

C. số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử 

D. A và B đúng. 

Câu 8. Tính chất hoá học đặc trưng nhất của các ankan là:
A. phản ứng thế


B. phản ứng cộng

C. phản ứng oxi hoá


D. phản ứng đốt cháy
Câu 9. Có thể phân biệt muối amoni sunfat với các muối khác bằng cách cho tác dụng với kiềm mạnh, đun nóng, vì sao? Vì có hiện tượng:

     A. Chuyển từ không màu thành màu đỏ



B. Thoát ra chất khí có màu nâu đỏ

C. Thoát ra chất khí không màu, không mùi.

D. Thoát ra chất khí không màu, có mùi khai.

Câu 10. Nhóm chức -NH2 có tên gọi là:
A. amino



B. nitro

C. amin



D. nitrin
Câu 11. Thành phần chủ yếu của gang bao gồm:
A. sắt và cacbon


B. sắt và nhôm


C. sắt và silic



D. sắt và sắt oxit
Câu 12. Cho từ từ dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3 cho đến dư, hiện tượng quan sát được là:
A. tạo kết tủa trắng


B. tạo khí không màu

C. tạo kết tủa trắng sau đó tan

D. không có hiện tượng gì xảy ra

Câu 13. Cho a mol Fe vào dung dịch chứa b mol AgNO3, a và b có giá trị như thế nào để thu được Fe(NO3)3 sau phản ứng ?
A. b = 2a



B. b ≥ 2a

C. b = 3a



D. b ≥ 3a

Câu 14. Chỉ dùng dung dịch quỳ tím có thể nhận biết được bao nhiêu trong số các dung dịch: NaOH, HCl, Na2CO3, Ba(OH)2, NH4Cl?
A. 2 dung dịch 


B. 3 dung dịch 

C. 4 dung dịch 


D. tất cả các dung dịch 

Câu 15. Chỉ dùng một dung dịch nào trong các dung dịch sau đây để nhận biết hai chất rắn Fe2O3 và Fe3O4:
A. dung dịch HCl


B. dung dịch H2SO4 loãng

C. dung dịch HNO3 loãng

D. tất cả đều được 

Câu 16. Để tách riêng các chất khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Al cần phải dùng các hoá chất nào sau đây (không kể các phương pháp vật lí):
A. dung dịch HCl và HNO3

B. NaOH và HCl

C. HCl và CuCl2



D. H2O và H2SO4 
Câu 17. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết hai lọ đựng khí không màu chứa O2 và hơi nước:
A. CuSO4 khan



B. H2SO4 đặc

C. dung dịch KOH


D. quỳ tím
Câu 18. Có các dung dịch NH3, NaOH và Ba(OH)2 cùng nồng độ mol/l. Giá trị pH của các dung dịch này lần lượt là a, b, c thì :
A. a = b = c



B. a > b > c

C. a < b < c



D. a > c > b

Câu 19. Cho sơ đồ chuyển hoá   NaOH  (  X  (  Y  (  NaCl. Mỗi mũi tên là một phương trình hóa học. X, Y lần lượt là:
A. Na2O và Na2CO3


B. NaHCO3 và Na2CO3
C. Na2CO3 và CO2

            D. cả B và C đều được 

Câu 20. Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai ?


A. 3CO   +   Fe2O3 
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 3CO2 + 2Fe


B. C      +   CO2      
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 2CO


C. 3CO    +   Al2O3 
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 2Al  + 3CO2


D. 2CO    +   O2      
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 2CO2
Câu 21. Cho phản ứng:
Fe  +   H2O   
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 FeO  +  H2

Điều kiện của phản ứng là:


A. t = 5700C



B. t > 5700C


C. t < 5700C



D. cả B và C đều được 

Câu 22. Cho một hạt kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng, thêm vào đó vài giọt dung dịch CuSO4. Bản chất của hiện tượng xảy ra là:

A. ăn mòn kim loại.


B. ăn mòn điện hoá học.


C. phản ứng hoá học .



D. sự trộn lẫn các dung dịch 
Câu 23. Cho từ từ bột sắt vào 50ml dung dịch CuSO4  0,2M, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch mất màu xanh. Lượng mạt sắt đã dùng là:

A. 5,6g




B. 0,056g

C. 0,56g



D. 1,2g
Câu 24. Cho dung dịch HNO3 loãng vào ống nghiệm chứa Fe(OH)n. Giá trị của n như thế nào để xảy ra phản ứng oxi hoá - khử:
A. n = 1



B. n = 2

C. n = 3



D. A và B đều được 

Câu 25. Cho sơ đồ phản ứng 


X, Y, Z lần lượt là các chất nào sau đây?

A. Cl2, NaOH và CaCl2


B. Cl2, Na2O và CaCl2

C. Cl2, NaOH và BaCl2


D. tất cả A, B, C đều đúng

Câu 26. Thể tích dung dịch NaOH 0,5M cần trộn với 150 ml dung dịch NaOH 0,1M để thu được dung dịch NaOH 0,2M là:
A. 50 ml



B. 75 ml

C. 100 ml



D. 150 ml

Câu 27. Cho m gam Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thì thu được 0,896 lít hỗn hợp khí X, gồm N2O và NO ở đktc, tỷ khối của X so với hiđro bằng 18,5. Giá trị của m là:    

A. 1,98 gam.



B. 1,89 gam.

C.  18,9 gam.



D. 19,8 gam.

Câu 28. Cho 1,26 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 3,42 gam muối sunfat. Đó là kim loại nào trong số sau?

A. Mg




B. Fe


C. Ca




D. Al

Câu 29. Cho 1,35 g hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO vào 0,04 mol NO2. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch sau phản ứng là :

A. 5,69 g



B. 3,79 g

C. 8,53 g



C. 9,48 g

Câu 30. Để m gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp B có khối lượng 12 gam gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thấy sinh ra 2,24 lít khí NO duy nhất ở đktc. Giá trị của m là:

A. 10,8 g



B. 10,08 g
C. 5,04 g



D. 15,12 g

Câu 31. Thực hiện phản ứng tách nước hỗn hợp hai rượu butanol-1 và butanol-2 (but-1-ol và but-2-ol) số anken (không kể đồng phân hình học) là :
A. 1




B. 2

C. 3




D. 4
Câu 32. Số đồng phân có công thức phân tử C4H8O2 có phản ứng với NaOH là :

A. 2




B. 4
C. 6




D. 7

Câu 33. Số đồng phân cấu tạo của C5H12 có khả năng tác dụng với Cl2 cho ba dẫn xuất triclo (C5H9Cl3) là :

A. 1




B. 2
C. 3




D. 4

Câu 34. Để tách C2H2 khỏi hỗn hợp với C2H4 và CH4. Người ta phải dùng các hoá chất nào sau đây (không kể các phương pháp vật lí) :
A. dung dịch AgNO3 /NH3 và dung dịch HCl

B. dung dịch Br2 và dung dịch HCl

C. dung dịch AgNO3/NH3 và dung dịch Br2
D. dung dịch Br2 và Zn
Câu 35. Cho sơ đồ chuyển hoá:

X  (  C3H6Br2  (  C3H6(OH)2  (  CH2(CHO)2 (  HOOC-CH2-COOH


X là chất nào sau đây ?

A. propan


B. propen


C. propin


D. xiclopropan

Câu 36. Có thể điều chế CH4 trong công nghiệp từ các phương pháp nào sau đây ?
A. Thu từ khí thiên nhiên


B. Cho Al4C3 tác dụng nước


C. Cho CH3COONa tác dụng với hỗn hợp chất rắn NaOH và CaO

D. Crackinh n-butan.
Câu 37. Quan sát dụng cụ thí nghiệm như hình vẽ bên. Bằng dụng cụ đó có thể thu khí nào trong các khí NO2, SO2, CH4, Cl2 ? 
A. NO2



B. SO2
C. CH4



D. Cl2 

Câu 38. Cho toluen tác dụng với Cl2 (askt, tỉ lệ mol 1 : 1), sản phẩm thu được có tên gọi:
A. phenylclorua

B. benzylclorua
C. o-clotoluen


D. m-clotoluen

Câu 39. Đốt cháy 3 chất C2H6, C2H4, C2H2 trong không khí. Ngọn lửa có nhiều muội than nhất là của:

A. C2H6



B. C2H4
C. C2H2



D. tất cả đều như nhau

Câu 40. Có thể dùng hoá chất nào sau đây để phân biệt toluen, phenol, stiren ?
A. dung dịch HCl


B. dung dịch Br2
C. dung dịch HNO3


D. dung dịch NaOH

Câu 41. Trong các chất CH3CHO, C2H5OH, CH3COOCH3, CH3COOH. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là :

A. CH3CHO



B. C2H5OH

C. CH3COOCH3


D. CH3COOH

Câu 42. Trong các chất CH3CH2NH2; (CH3)2NH; (CH3)3N và NH3. Chất có tính bazơ mạnh nhất là:

A. CH3CH2NH2 


B. (CH3)2NH.

C. (CH3)3N 



D. NH3
Câu 43. Cho các chất sau, chất có tính axit mạnh nhất là:
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Câu 44. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Công thức cấu tạo của axit là :


A. CH3-CH2-COOH

B. HOOC-CH2-COOH


C. CH2=CH-COOH

D. cả B và C đều đúng
Câu 45. Đốt cháy hết 2 mol một chất hữu cơ có công thức phân tử là C3H9N sinh ra CO2, H2O và N2. Dẫn hỗn hợp sản phẩm vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 200 gam


B. 400 gam

C. 600 gam


D. 800 gam

Câu 46. Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B ta được hỗn hợp Y gồm 3 olefin. Khi đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76g CO​2. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO2 tạo ra là:

A. 2,94g


B. 2,48g


C. 1,76g


D. 2,76g

Câu 47. Cho 4,4g axit đơn chức no X tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu được 5,5g muối natri. Vậy công thức cấu tạo của X là:

A CH3-COOH


B. C2H5COOH



C. C3H7COOH


D. HCOOH



Câu 48. Cho 9,3g một ankylamin cho tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7g kết tủa. Công thức cấu tạo của ankylamin là: 

A. C2H5NH2


B. C3H7NH2



C. C4H9NH2


D. CH3NH2.
Câu 49. Cho 18,8g hỗn hợp 2 rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hoàn toàn với Na sinh ra 5,6 lít khí hiđro (đktc). Công thức phân tử hai rượu là:

A. CH3OH và C2H5OH

B. C3H7OH và C4H9OH


C. C4H9OH và C5H11OH

D. C2H5OH và C3H7OH.

Câu 50. Cho 0,94g hỗn hợp hai anđehit đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 3,24g Ag. Công thức phân tử hai anđehit là:

A. C3H7CHO và C4H9CHO
B. CH3CHO và HCHO


C. C2H5CHO và C3H7CHO
D. CH3CHO và C2H5CHO
        Đề 16
Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1. Khối lượng nguyên tử bằng:

A. Tổng khối lượng của proton và electron
B. Tổng số hạt proton, tổng số hạt nơtron và tổng số hạt electron

C. Khối lượng của các hạt proton vàơn nơtron

D. Tổng khối lượng của của proton, nơtron và electron

Câu 2. Mệnh đề nào sau đây không đúng?
A. Số hiệu nguyên tử bằng trị số của điện tích hạt nhân nguyên tử

B. Trong nguyên tử số proton luôn bằng số nơtron 

C. Số proton bằng trị số điện tích hạt nhân 

D. Số proton bằng số electron

Câu 3. Chu kì gồm các những nguyên tố mà nguyên tử của nguyên tố đó có cùng:

A. Số electron 



B. Số lớp electron 

B. Số lớp electron ngoài cùng

D. Sè n¬tron

Câu 4. Trong bảng  tuần hoàn số thứ tự của nhóm nguyên tố bằng:

A. Số electron hóa trị của nguyên tử nguyên tố ở nhóm đó.
B. Số lớp electron của nguyên tố.
C. Điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố.
D. Tổng số proton và electron.
Câu 5. Điều khẳng định nào sau đây không đúng?
A. Số oxi hóa của nguyên tố trong đơn chất luôn bằng không

B. Số oxi hóa của nguyên tố là một giá trị không đổi

C. Tổng số oxi hóa của nguyên tử trong phân tử bằng không

D. Đối với các ion đơn nguyên tử số oxi hóa bằng điện tích của ion đó.

Câu 6. Cho phản ứng thuận nghịch toả nhiệt : 2SO2   +    O2   
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Nhận xét nào sau đây không đúng? 

Để cân bằng chuyển dịch theo chiều tạo thành SO3 cần:

A. Tăng nhiệt độ của phản ứng 

B. Giảm nhiệt độ của phản ứng 

C. Tăng áp suất của phản ứng 

D. Tăng nồng độ của SO2 hoặc giảm nồng độ của SO3.

Câu 7. Phản ứng axit – bazơ xảy ra trong trường hợp:

A. Dung dịch axit tác dụng với dung dịch bazơ 

B. Dung dịch axit tác dụng với oxit bazơ 

C. Dung dịch axit tác dụng với bazơ không tan

D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 8. Cho các chất và ion sau: CO32-, HSO3-, HPO42-, Zn(OH)2, SO42-, K+, Al(OH)3, Na+, HCO3-, H2O. Những chất và ion lưỡng tính là:

A. HSO3- , Zn(OH)2 , Al(OH)3 , H2O, SO42-.

B. CO32-, Zn(OH)2, H2O, HPO42-, HCO3-
C. Zn(OH)2, Al(OH)3 , SO42-, HCO3-
D. HPO42-, H2O, HCO3-, Al(OH)3 , Zn(OH)2

Câu 9. Phương trình phản ứng nào sau đây không đúng ?

A. HCO3-      +  H3O+  →   H2CO3   +   H2O

B. HCO3-      +   OH-     →  CO32-     +   H2O

C. Na+          +   2H2O   →  NaOH   +   H3O+

D. HPO42-     +   H3O+   →   H2PO4-  +   H2O

Câu 10. Dung dịch chứa ion H+ có phản ứng với dung dịch chứa các ion hay với các chất rắn riêng biệt nào sau đây?
A. OH-, CO32-, K+, BaCO3



B. HSO3-, CuO, HCO3-, Cu(OH)​2
C. FeO, Fe(OH)2, Ba2+, CO32-



D. NH4+, Fe2+, HCO32-, K2CO3
Câu 11. Nước Giaven được sản xuất công nghiệp bằng cách nào sau đây?
A. Cho clo tác dụng với nước

B. Cho clo tác dụng với dung dịch KOH

C. Cho clo tác dụng với dung dịch NaOH

D. Điện phân dung dịch NaCl bão hòa không màng ngăn.
Câu 12. Tính oxi hóa của các halogen giảm dần theo thứ tự sau:

A. Cl2 > Br2 > I2 > F2


B. F2 > Cl2 > Br2 > I2 

C. Cl2 > F2> Br2 > I2 


D. Cl2 > I2> Br2 > F2
Câu 13. Khẳng định nào sau đây không đúng? 

A. Tính khử của các hiđro halogenua tăng dần từ HF ( HI
B. Các hiđro halogenua tan trong nước tạo thành các axit tương ứng

C. Tính axit của các hiđro halogenua tăng dần từ HF ( HI

D. Tính khử của các hiđro halogenua tăng dần từ HI ( HF
Câu 14. Chất dùng để nhận biết ra H2S và dung dịch muối sunfua là:

A. BaCl2



C. Ba(OH)2
B. Pb(NO3)2



D. NaCl

Câu 15. Để nhận biết ra 3 lọ khí riêng biệt chứa CO2, SO2, O2 có thể dùng:

A. dung dịch nước brom 

C. tàn đóm

B.  dung dịch Ca(OH)2 

D. dung dịch brom và tàn đóm đỏ

Câu 16. Kim loại dẫn được điện là do:

A. kim loại có cấu trúc mạng lưới tinh thể

B. mật độ electron trong kim loại lớn 

C. kim loại có các ion dương trong cấu trúc tinh thể

D. kim loại có các electron tự do trong cấu trúc tinh thể

Câu 17. Đối với các kim loại, điều khẳng định nào sau đây đúng?
A. Crom cứng nhất, xesi mềm nhất

B. Nhôm nhẹ nhất

C. Đồng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất

D. Nhiệt độ nóng chảy của xesi là nhỏ nhất

Câu 18. Tính chất hóa học chung của kim loại là:

A. dễ bị khử



B. dễ tham gia phản ứng 

C. dễ bị oxi hóa



D. không hoạt động hóa học

Câu 19. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là:

A. dùng chất khử để khử oxit kim loại ở nhiệt độ cao

B. oxi hóa ion kim loại

C. khử ion kim loại

D. điện phân muối nóng chảy hoặc dung dịch muối

Câu 20. Khi cho Na tác dụng với dung dịch CuSO4 sản phẩm thu được là:

A. Na2SO4, Cu



B. Na2SO4, CuO, H2
C. NaOH, Cu(OH)2,H2SO4

D. Cu(OH)2, Na2SO4, H2
Câu 21. Cặp chất nào xảy ra phản ứng?
A. dung dịch NaOH và Al 

B. dung dịch NaCl và Ag

C. dung dịch FeSO4 và Cu 

D. dung dịch CuSO4 và Ag

Câu 22. Để trung hoà 50ml dung dịch H2SO4 0,125M thì thể tích dung dịch NaOH 0,5M cần dùng là:

A. 100 ml



B. 75 ml

C. 25 ml



D. 50 ml

Câu 23. Cho 3,65 gam HCl vào 1 lít dung dịch AgNO3 0,5M. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 14,35g



B. 11,75g

C. 7,15g



D. 35,53g

Câu 24. Cho dung dịch có chứa 2,94 gam H3PO4 vào 3 lít dung dịch NaOH 0,1M . Hãy chọn đáp án đúng:

A. H3PO4 dư sau phản ứng 

B. Phản ứng tạo muối axit

C. Phản ứng vừa đủ tạo muối trung hòa

D. NaOH dư sau phản ứng

Câu 25. Hoà tan hoàn toàn 2,39 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Zn, Fe, Mg trong dung dịch H2SO4 thấy tạo ra 1,344 lít H2 (đktc). Khối lượng muối sunfat khan thu được là:

A. 4,25 g



B. 5,28 g

C. 7,35 g



D. 8,15 g

Câu 26. Cho 10 gam kim loại nhóm IIA tác dụng với nước dư thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Kim loại đó là: 

A. Mg




B. Ca

C. Ba




D. Sr

Câu 27. Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lít SO2 (đktc) là:

A. 250 ml



B. 500 ml

C. 125 ml



D. 275 ml

Câu 28. Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3, NaHCO3 đến khối lượng không đổi thì thu được 69 gam chất rắn. Thành phần % của Na2CO3 là:

A. 44 %



B. 16%

C. 32%




D. 64%

Câu 29. Ngâm 1 lá kẽm trong 100 ml AgNO3 0,1M. Khi kết thúc phản ứng khối lượng Ag thu được là: 

A. 1,08g



B. 2,16g

C. 10,8g



D. 5,4g

Câu 30. Từ dãy điện hóa của kim loại ta có thể kết luận:

A. K dễ bị oxi hóa nhất

B. K khó bị oxi hóa nhất

C. K dễ bị khử nhất


D. K+ dễ bị oxi hóa nhất

Câu 31. Cao su buna là sản phẩm trùng hợp của:

A. CH2=CH – CH=CH2

B. 


C. CH2=C = CH – CH3 

D. CH2=CH 

                                                                   І
                                                                               C6H5​
Câu 32. Cho các ankan sau: C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, nhóm ankan nào có đồng phân khi tác dụng với Cl2 tỉ lệ 1:1 về số mol tạo ra dẫn xuất monoclorua duy nhất:

A. C2H6 và C3H8


B. C2H6, C5H12
C. C4H10, C5H12


D. C3H8, C4H10
Câu 33. Chất nào cho dưới đây khi hiđro hóa thu được iso- hexan:
Câu 34. Chất nào trong các chất sau có phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm?
A. C2H4


B. C2H5OH
C. C3H7Cl


D. C3H8
Câu 35. Chất nào cho dưới đây có thể nhận biết được 3 chất lỏng phenol, stiren, rượu benzylic đựng trong 3 lọ riêng biệt:

A. Kim loại Na

B. Quỳ tím

C. Dung dịch NaOH

D.  Dung dịch brom

Câu 36. Cho các dung dịch sau, dung dịch nào làm qùy tím chuyển màu xanh ?
A. H2N- CH2- COOH

B. HOOC- CH2- CH2- CH(NH2)- COOH

C. CH3COOH


D. H2N- CH2- CH2- CH(NH2)- COOH

Câu 37. Để phân biệt saccarozơ và glucozơ có thể dùng phản ứng :

A. Tác dụng với Cu(OH)2 và đun nóng.

B.  Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng.

C. Phản ứng este hoá.

D. Phản ứng trùng ngưng.

Câu 38. Khi cho glixerin tác dụng với hỗn hợp 2 axit béo đơn chức khác nhau thì thu được bao nhiêu loại chất béo có cấu tạo phân tử khác nhau:

A. 2



B. 3
C. 4



D. 6
Câu 39. Muốn biết sự có mặt của đường glucozơ trong nước tiểu ta có thể dùng thuốc thử nào trong các thuốc thử sau đây:

A. giấy đo pH


B. dung dịch AgNO3/ NH3.

C. Cu(OH)2


D. cả B, C.

Câu 40. Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp được Y bằng 1 phản ứng. Chất X là:

A. Rượu etylic


B. Axit axetic 

C. Axit fomic


D. Rượu metylic

Câu 41. Trong sơ đồ chuyển hóa sau:  C4H8O2 (  A1   (   A2   (   A3    (   C2H6

Công thức cấu tạo của A1, A2, A3 lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COOH, CH3COONa

B. C3H7OH, C2H5COOH, C2H5COONa

C. C2H5OH, C2H5COOH, C2H5COONa

D. C3H7OH, CH3COOH, CH3COONa

Câu 42. Có bao nhiêu đồng phân amin ứng với công thức phân tử C3H9N:

A. 2 đồng phân

B.  3 đồng phân


C. 4 đồng phân


D.  5 đồng phân


Câu 43. Este C4H8O2 có gốc rượu là metyl thì axit tạo ra este đó là:

A. HCOOH


B. CH3COOH

C. C2H5COOH


D. C3H7COOH

Câu 44. Tên gọi nào sau đây không phải là tên của hợp chất hữu cơ este:

A. Metyl fomiat

B. Etyl axetat

C. Etyl
fomiat


D. Metyl etylat

Câu 45. Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B ta được hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76g CO​2. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng H2O và CO2 tạo ra là:

A. 2,94g


B. 2,48g


C. 1,76g


D. 2,76g

Câu 46. Cho 2,84g hỗn hợp 2 rượu đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na kim loại tạo ra 4,6g chất rắn và V lít khí H2(đktc). V có giá trị là:

A. 2,24 lít

     
B. 1,12 lít

          

C. 1,792 lít 


D. 0,896 lít                  

Câu 47. Thủy phân 0,01 mol este của 1 rượu đa chức với 1 axit đơn chức tiêu tốn hết 1,2g NaOH. Mặt khác khi thủy phân 6,35g este đó thì hết 3g NaOH và thu được 7,05g muối. CTCT của este là:

A. (CH3COO)3C3H5             
 B. (C2H3COO)3C3H5        

     
C.  C3H5(COOCH3)3             
 D. C3H5 (COOC2H3)3
Câu 48. Khi cho 4,48 lít (đktc) hỗn hợp gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau qua bình đựng dung dịch brôm dư, thấy khối lượng của bình tăng thêm 7g. Công thức phân tử của 2 olefin là:

A. C2H4 và C3H6


B. C3H6 và C4H8
C. C4H8 và C5H10

D. C5H10 và C6H12
Câu 49. A, B là 2 rượu no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 1,4 g A và 2,8 g B tác dụng hết với Na thu được 1,12 lít H2(đktc). Công thức phân tử của 2 rượu là:

A. CH3OH, C2H5OH

B. C2H5OH, C3H7OH

C. C3H7OH, C4H9OH

D. C4H9OH, C5H11OH

Câu 50. Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí C3H8 và C4H10 đối với heli là 12,75. Thành phần % thể tích của hỗn hợp đó là:

A. 25%;75%
                
B. 50%; 50% 


C. 45% ; 55%
                 
D. 20% ; 80%

         đề 17

Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1. Nguyên tử R có tổng số các hạt p, n, e là 18. Số thứ tự của R trong bảng tuần hoàn là:

A. 5                


B. 6                  

C. 7                   


D. 8                           

Câu 2. Phát biểu nào sau đây sai ?
Trong một chu kì, đi từ trái sang phải theo chiều tăng của điện tích hạt nhân:

A. hoá trị cao nhất đối với hiđro tăng dần từ 1 đến 8

B. số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 đến 8

C. tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần

D. oxit và hiđroxit có tính bazơ giảm dần, tính axit tăng dần

Câu 3. Chọn phát biểu đúng:
Trong một nhóm A, đi từ trên xuống dưới thì

A. tính bazơ tăng dần, đồng thời tính axit giảm dần.

B. tính bazơ của các oxit và hiđroxit mạnh dần, tính axit giảm dần.

C. tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng mạnh dần, đồng thời tính axit của chúng mạnh dần.

D. tính bazơ của các oxit và hiđroxit yếu dần, tính axit mạnh dần.

Câu 4. Số electron độc thân của nguyên tử Mn (Z=25) là:

A. 4                


B. 6                   

C. 5                     


D. 2                    

Câu 5. Cho các chất và ion dưới đây: SO42-, Fe3+, N2, Fe2+,  Br2, O2, NO2. Những chất và ion vừa có thể đóng vai trò chất oxi hoá vừa có thể đóng vai trò khử là:

A.  SO42-,  N2,   O2,   NO2.

B.  SO42-,  Fe3+, N2 ,  Br2, O2.

C.  Fe2+,   Fe3+,  N2 ,  Br2, O2.
D.  Fe2+,  N2 , Br2, NO2.

Câu 6. Cho các phản ứng hoá học sau:

3 H2S      +   4 HClO3      
[image: image22.wmf]®

   4HCl             +     3 H2SO4
16 HCl   +    2 KMn O4   
[image: image23.wmf]®

   2 KCl   +  2 MnCl2 +  8 H2O  +  5Cl2
8 Fe       +   30 HNO3     
[image: image24.wmf]®

   8 Fe(NO3)3    +    3 N2O  + 15 H2O

Cu          +   2H2SO4 ®    
[image: image25.wmf]®

   CuSO4     +   SO2   +    2H2O

MnO2   + 4HCl 
[image: image26.wmf]®

 MnCl2  + Cl2   + 2 H2O

Trong các phản ứng trên, các chất oxi hoá là:

A. HClO3  , HCl,  HNO3 ,  H2SO4.

B. H2S , KMnO4 , HNO3 , H2SO4  , MnO2.

C. HClO3  , Fe , Cu, HNO3,  HCl ®.

D. HClO3  , HNO3 ,   H2SO4 , KMn O4, MnO2.

Câu 7. Chọn phát biểu đúng:

A. Phân tử SO2 gấp khúc, mỗi liên kết  S-O phân cực, phân tử  phân cực.

B. Liên kết hoá học trong phân tử Cl2 được hình thành do sự xen phủ bên giữa 2 obitan 3p chứa electron độc thân của 2 nguyên tử Cl

C. Lai hoá sp2 là sự tổ hợp giữa 1 obitan s  và 2 obitan p của 2 nguyên tử 

tạo thành 3 obitan lai hoá sp2.

D. Liên kết đơn luôn là liên kết 
[image: image27.wmf]p

, được tạo thành từ  sự xen phủ trục.

Câu 8. Các liên kết trong phân tử nitơ được tạo thành là do sự xen phủ của:

A. Các obitan s với nhau và các obitan p với nhau

B. 3 obitan p với nhau

C. 1 obitan s và 2 obitan p với nhau

D. 3 cặp obitan p.

Câu 9. Trong các hợp chất sau đây: LiCl, NaF, CCl4, KBr. Hợp chất có liên quan đến liên kết cộng hóa trị là:
A. LiCl


B. NaF 



C. CCl4


D. KBr

Câu 10. Nguyên tử  N  trong NH3 ở trạng thái lai hóa:

A. sp



B. sp2



C. sp3


D. Không xác định được

Câu 11. Cho sơ đồ phản ứng sau: FeS + (?)    →   FeCl2 + (?)  các dấu chấm hỏi có thể thay lần lượt bằng: 
A. CuCl2 và CuS

B. HCl và H2S 

C. NaCl và Na2S                    D. HCl và H2SO4

Câu 12. Cho sơ đồ phản ứng sau: CaCl2 + (?)  →    CaCO3 + (?)   các dấu chấm hỏi không thể thay thế bằng cặp chất nào sau đây :
A. Na2CO3   và NaCl               
B. K2CO3   và KCl 

C.  H2CO3 và HCl                     
D. (NH4)2CO3 và NH4Cl

Câu 13. Thêm KOH rắn vào 1 lít dung dịch NaOH có pH = 13, dung dịch thu được sẽ có pH:
A. bằng 7                   
 
B.  bằng 13                  

C. nhỏ hơn 13           
 
D. lớn hơn 13

Câu 14. Hoà tan đồng thời 2 muối K2SO4và    NH4Cl vào nước được dung dịch X, cô cạn dung dịch X để nước bay hơi sẽ thu được:
A. Hỗn hợp gồm 2 muối: K2SO4và    NH4Cl

B. Hỗn hợp gồm 2 muối: KCl và (NH4)2SO4

C. Hỗn hợp có 1 muối: K2SO4
D. Hỗn hợp gồm 4 muối: : K2SO4, NH4Cl , KCl và (NH4)2SO4

Câu 15. Cho hai dung dịch: dung dich NH3 (X); dung dịch NaOH (Y) và các hiđroxit không tan trong nước sau đây: (1)Cu(OH)2 ; (2)Al(OH)3; (3)Fe(OH)2 ; (4) Zn(OH)2.  Khả năng hoà tan được những hiđroxit trên của X và Y như sau:
A. X chỉ hoà tan được (1) ; Y chỉ hoà tan được (2).

B. X chỉ hoà tan được (1), (4); Y chỉ hoà tan được (2), (4).

C. X chỉ hoà tan được (1), (4); Y chỉ hoà tan được (2), (4), (3).

D. Cả X và Y đều hoà tan được cả (1) , (2), (3), (4).

Câu 16. Thuốc thử thường dùng để nhận biết axit H2SO4 và muối sunfat là:

A. NaOH


B. Ba(OH)2
C. BaCl2


D. Cả B và C

Câu 17. Chọn các câu sai trong các câu sau đây:

A. Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư tạo ra muối trung hoà Na2SO3

B. Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư  tạo ra muối Na2SO4
C. SO2 vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá.

D. SO2 làm mất màu dung dịch nước brom

Câu 18. Loại bỏ SO2 ra khỏi hỗn hợp SO2 và CO2 dùng cách nào trong các cách sau đây:

A. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch Na2CO3 vừa đủ.

B. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch nước brom dư.

C. Cho hỗn hợp khí qua nước vôi trong.

D. CẢ A, B.

Câu 19. SO2 và CO2  khác nhau về tính chất hoá học nào?

A. Tính khử.

B. Tính axit.

C. Tính oxi hoá.

D. Tác dụng với nước.

Câu 20. Cho FeS tác dụng với dung dịch HCl, chất khí thu được là:

A. H2S


B. Cl2
C. SO2


D. H2
Câu 21. Những chất có thể làm khô khí SO2 là:

A. H2SO4 đặc

B. P2O5

C. CaO


D. Cả A và B

Câu 22. Axit HNO3 là một axit:

A. có tính khử mạnh.
B. có tính oxi hoá mạnh.

C. có tính axit yếu

D. có tính axit mạnh và tính oxi hoá mạnh.

Câu 23. H3PO4 là axit:

A. Có tính axit yếu

B. Có tính axit trung bình

C. Có tính oxi hóa mạnh
D. Có tính khử mạnh.

Câu 24. Khi hoà tan khí NH3 vào nước ta được dung dịch, ngoài nước còn chứa:

A. NH4OH


B. NH3
C. NH4+  và OH-

D. B và C

Câu 25. Hòa tan hoàn toàn 14,4 g kim loại Cu vào dung dịch HNO3loãng, tất cả khí NO thu được đem oxi hóa thành NO2 rồi sục vào nước có dòng oxi để chuyển hết thành HNO​​​3. Thể tích khí oxi ở đktc đã tham gia vào quá trình trên là:

A. 50,4 lít 


B. 5,04 lít



C. 25,2 lít


D. 2,52 lít

Câu 26. Cho từ từ dung dịch Na2CO3 1M vào dung dịch chứa Mg2+, Ba2+ , Ca2+, 0,1 mol Cl- và 0,2 mol 
[image: image28.wmf]3
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đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. Thể tích Na2CO3 đã dùng là:
A. 150 ml


B. 300 ml


C. 200 ml


D. 250 ml


Câu 27. Để m (g) bột sắt ngoài không khí một thời gian thu được 6 g hỗn hợp các chất rắn. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó bằng dung dịch HNO​3 loãng thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là:

A. 10,08



B. 1,08



C. 5,04



D. 0,504
Câu 28. Cho 11,2g Fe và 2,4g Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H2 (ở đktc).  V có giá trị là:

A. 2,24 lít 



B. 3,36 lít


C. 5,6 lít



D. 6,72 lít

Câu 29. Chia hỗn hợp 2 kim loại A, B có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau: Phần 1 tan hết trong dung dịch HCl, tạo ra 1,792 lít H2(đktc), phần 2 nung trong oxi thu được 2,84g hỗn hợp axit. Khối lượng hỗn hợp 2 kim loại trong hỗn hợp đầu là:

A. 2,4g



B. 3,12g


C. 2,2g 



D. 1,8g


Câu 30. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp hai kim loại X và Y bằng dung dịch HCl ta thu được 12,71g muối khan. Thể tích khí H2 thu được (đktc) là:

A. 0,224 lít
                

B. 2,24 lít

         

C. 4,48 lít



D. 0,448 lít
                 

Câu 31. Bằng phản ứng hoá học nào có thể phân biệt được sacarozơ và mantozơ:

A. Phản ứng thuỷ phân.
B. Phản ứng tráng gương

C. Phản ứng este hoá
D. Phản ứng với Cu(OH)2 ởnhiệt độ phòng

Câu 32. Cho sơ đồ phản ứng :

Glucoz¬   +   X   →    Y                

Fructoz¬  +   X   →    Y

X, Y lần lượt là:

A. H2O , tinh bột

B. H2, CH2(OH)(CHOH)4– CH2OH

C. H2O, mantoz¬

D. H2O, sacaroz¬

Câu 33. Khi thuỷ phân đến hết tinh bột và xenlulozơ trong axit vô cơ loãng ta thu được:

A. Glucoz¬ 


B. Fructoz¬

C. Sacaroz¬


D. Mantoz¬

Câu 34. Một rượu no có công thức nguyên là (C2H5O)n. Công thức phân tử rượu đó là:

A. C6H15O3


B.  C6H14O3
C. C4H10O2


D. C2H5O
Câu 35. Dung dịch nào trong các dung dịch sau làm quỳ tím chuyển thành màu xanh:

A. C6H5NH2


B. CH3NH2
C. H2NCH2COOH

D. CH3COOH

Câu 36. Dãy chất nào sau đây có sự sắp xếp đúng về tính bazơ của các chất:

A. NH3> CH3NH2> (CH3)3N> (CH3)2NH

B. (CH3)2NH> C6H5NH2> NH3> CH3NH2 

C. NH3 > CH3NH2 > C6H5NH2 >  (CH3)2NH 

D. (CH3)2NH> CH3NH2> NH3> C6H5NH2​
Câu 37. Phân tử axit hữu cơ 2 chức mạch hở không no có 1 liên kết đôi, có 5 nguyên tử C thì công thức phân tử là:

A. C5H6O4



B. C5H8O4
C. C5H10O4



D. C5H8O2
Câu 38. Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt metan và etilen ?

A. O2



B. Dung dịch brom 

C. Dung dịch AgNO3/NH3 

D. SO2
Câu 39. Cho 1,8 g hỗn hợp 2 rượu đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na kim loại tạo ra 2,57 g chất rắn. Công thức cấu tạo của 2 rượu là:

A. CH3OH , C2H5OH

B. C2H5OH, C3H7OH

C. C3H7OH , C4H9OH

D. C2H3OH, C3H5OH

Câu 40. Số lượng sản phẩm thế của ankan với Cl2 trong điều kiện ánh sáng khuếch tán và tỉ lệ mol 1: 1 phụ thuộc vào:

A. cấu tạo của Cl2


B. số nguyên tử C trong ankan

C. cấu tạo của ankan

D. một yếu tố khác.
Câu 41. Đốt cháy hoàn toàn a mol ankin, dẫn sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng bình thứ nhất tăng 3,6 gam, khối lượng kết tủa ở bình thứ hai là 30,0 gam. Giá trị của a là:
A. 0,05g





B. 0,1g
C. 0,15g




D. 0,2g
Câu 42. Đốt cháy một hỗn hợp đồng đẳng ankan ta thu được số mol CO2 và số mol nước:

A. bằng nhau



B. số mol CO2 < số mol nước

C. số mol CO2 > số mol nước

D. chưa xác định được 

Câu 43. Công thức thực nghiệm của một hiđrocacbon có dạng (CaH2a + 1)b, công thức phân tử của hiđrocacban đó là:

A. C3H8



B. C4H10
C. C2H6



D. CnH2n + 2 ( n = 2a; b = 2)

Câu 44. Hợp chất có công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken khi hiđrat hóa cho sản phẩm là rượu bậc 3:

A. 2




B. 3

C. 4




D. 5

Câu 45. Lấy 0,1 mol rượu X khi tác dụng với Na dư tạo ra 3,36 lít H2 (đktc). Mặt khác đốt cháy X sinh ra CO2 và nước theo tỉ lệ số mol là 3:4. Công thức cấu tạo của X là: 

A. CH3CH2CH2OH


B. CH3CHOH CH2OH

B. HOCH2CH2OH


D. HOCH2CHOH CH2OH

Câu 46. Đốt cháy 1 mol rượu no X có khối lượng phân tử nhỏ hơn 100 đvC cần 3,5 mol O2. Công thức phân tử của rượu no là:

A. C2H6O2



B. C3H8O3
C. C4H10O2



D. C3H8O

Câu 47. X là một dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C7H9NO2. Khi cho 1 mol X tác dụng vừa đủ với NaOh rồi đem cô cạn ta thu được 144g muối khan. Công thức cấu tạo của X là:

A. HOC6H4COOH


B. HOC6H3(NO2)CH2COOH

C. CH3C6H4NO2


D. C6H5COONH4
Câu 48. Đốt cháy hoàn toàn 5,8g anđehit X thu được 5,4g H2O và 6,72 l CO2 (đktc). Vậy CTPT của X là:

 A. C2H4O



B. C4H6O2
 C. C3H6O



D. C4H8O

Câu 49. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng liên tiếp thu được 0,66g CO2 và 0,45g H2O. Nếu oxi hóa m(g) hỗn hợp rượu trên bằng CuO, sản phẩm tạo thành cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư sẽ thu được lượng kết tủa Ag là:

A. 10,8g



B. 2,16g


C.  3,24g



D. 2,34g

Câu 50. Cho X là 1 amino axit. Khi cho 0,01mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80ml dung dịch HCl 0,125M và thu được 1,835g muối khan. Còn khi cho 0,01mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25g dung dịch NaOH 3,2%. Công thức cấu tạo của X là:

A. H2NC3H6COOH



B. H2NC2H5COOH

C. H2NC3H5(COOH)2

    

D. (H2N)2C3H5COOH

đề thi thử số 25
Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong một chu kì, từ trái sang phải, độ âm điện của các nguyên tố tăng dần.

B. Độ âm điện càng lớn thì tính phi kim của các nguyên tố càng mạnh.

C. Độ âm điện càng nhỏ thì tính kim loại của các nguyên tố càng mạnh.

D. Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân độ âm điện của các nguyên tố tăng dần.

Câu 2. Cấu hình electron nào sau đây là của ion Cl- (Z = 17)?

A. 1s22s22p63s23p5

B. 1s22s22p63s23p6
C. 1s22s22p63s23p4
D. 1s22s22p6.

Câu 3. Số electron độc thân của nguyên tử Cu (Z=29) là:

A. 4         
B. 6                   C. 5                     


D. 1                   

Câu 4. Cho các chất và ion dưới đây: Zn , Fe2+, Cl- , P, Cu2+,  F2, O2, NO2. Những chất và ion có thể đóng vai trò chất khử là:

A. Cu2+, F2 ,  Cl-,  Zn.

B. NO2 , P  ,Fe2+ , Zn, Cl-.

C.  Fe2+, P, Cu2+, O2, NO2.

D. Fe2+, Cl- , Cu2+,  F2 , NO2.

Câu 5. Cho các phản ứng hoá học sau:

16 HCl  +   2 KMnO4   
[image: image29.wmf]®

    2 KCl   +   2 MnCl2   + 8H2O   +  5Cl2
8 Fe       +   30 HNO3    
[image: image30.wmf]®

    8 Fe(NO3)3  +  3N2O  + 15H2O

Cu         +   2H2SO4 ®    
[image: image31.wmf]®

    CuSO4     +    SO2    +   2H2O

3 H2S    +    4 HClO3     
[image: image32.wmf]®

    4HCl    +    3 H2SO4
MnO2   +    4HCl    
[image: image33.wmf]®

     MnCl2  + Cl2   +     2 H2O

Trong các phản ứng trên, các chất oxi hoá là:

A. HClO3  , MnCl2 , N2O, Cu, HCl .

B. HClO3  , HNO3 ,   H2SO4 , KMn O4, MnO2
C. HClO3  , Fe , Cu, HNO3,  HCl .

D. H2S , KMn O4 , HNO3 , H2SO4  , MnO2.

Câu 6. Trong số tinh thể các chất : iot, than chì, nước đá và  muối ăn, tinh thể ion là tinh thể:

A. iot                       B. than chì       C. nước đá                 
 
D. muối ăn

Câu 7.  Nhóm chức -NH2 có tên gọi là:
A. amino
B. nitro

C. amin



D. nitrin
Câu 8.  Những chất rắn khan tan được trong axit HCl tạo ra khí là:

A. FeS, CaCO3, Na2CO3

B. FeS, KNO3, K2CO3
A. FeS, CaCO3, Na2SO4

D. FeS, KBr, K2SO4
Câu 9. Các liên kết trong ion NH4 + là liên kết:

A. cộng hoá trị                        
B. ion

C. cộng hoá trị phân cực                       
D. cho nhận

Câu 10. Trong số các khí: N2, NH3,  H2 , Cl2 , O2, H2S và CO2, những khí có thể được làm khô bằng H2SO4 đặc là:
A. NH3, H2S và CO2


B. N2,  H2 Cl2 , O2, và CO2
C. tất cả các khí trên.


D. chỉ có N2,  H2 
Câu 11. Hh gồm 64g Cu và 80 g CuO khi hoà tan hoàn toàn vào dd HNO3 loãng thu được số mol khí NO (duy nhất) là: 
A. 2/3 mol 

B. 1/4 mol

C. 4 mol



D. 3/2 mol

Câu 12. Trong các muối amoni NH4Cl, NH4NO3,  NH4NO2, NH4HCO3, (NH4)2CO3, muối nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH​3 ?
A. NH4Cl, NH4HCO3, (NH4)2CO3

B. NH4Cl, NH4NO3  

C. NH4Cl, NH4NO3,  NH4NO2, NH4HCO3 
D. NH4NO3,  NH4NO2, NH4HCO3, (NH4)2CO3
Câu 13. Amoniac có tính bazơ là do:
A. amoniac có thể nhận proton (H+) nhờ cặp electron riêng của N ch​ưa tham gia liên kết.

B. amoniac tác dụng với nước tạo ra anion OH-
C. nitơ trong NH3 có độ âm điện lớn hút electron của hiđro về phía mình.

D. amoniac có 3H nên có thể cho proton (H+). 

Câu 14. Ba(NO3)2 có thể dùng để loại tạp chất trong trường hợp nào sau đây:
A. HNO3 lẫn tạp H2SO4 
B. H2SO4 lẫn tạp Na2SO4

C. Na2SO4 lẫn tạp H2SO4

D. HCl lẫn tạp H2SO4
Câu 15. Cho hỗn hợp các khí N2, Cl2, SO2, CO2, H2 qua dung dịch NaOH dư người ta thu được hỗn hợp khí là:

A. N2, Cl2, SO2 
B. Cl2, SO2, CO2

C. N2, Cl2, H2


D. N2, H2
Câu 16. Biết rằng tính phi kim giảm theo thứ tự F > O > Cl > N. Trong các phân tử sau phân tử nào có độ phân cực mạnh nhất ?
A. F2O

B. Cl2O

C. NF3



D. NCl3
Câu 17. Phân tích một hợp chất M, người ta nhận thấy thành phần klượng của nó có 50%S và 50%O. CT của hợp chất M là:

A. SO2 

B. SO3

C. SO4 



D. S2O3
Câu 18. Điều khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về kim loại sắt?
A. Là kim loại được ứng dụng rộng rãi nhất trong kỹ thuật và đời sống.

B. Hợp kim quan trọng  nhất của sắt là gang và thép.

C. Thành phần sắt trong thép lớn hơn trong gang.

D. Ngành sản xuất gang, thép là luyện kim màu.

Câu 19. Điều khẳng định nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit?
A. là oxit axit

B. là oxit lưỡng tính
C. chỉ phản ứng với dung dịch  kiềm
D. chỉ phản ứng với axit

Câu 20. Cho 31,2g hỗn hợp Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lit khí H2 (đktc). Số gam của Al và  Al2O3 lần lượt là: 
A. 16,0g và 15,2g .
B. 15,2g và 16g.

C. 15,0g và 16,2g.

D. 16,2g và 15,0g.

Câu 21. Điều khẳng định nào sau đây đúng khi nói về kim loại sắt?
A. Bị thụ động trong H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.
B. Tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao.

C. Đẩy được Cu ra khỏi dung dịch CuSO4.


D. A, B, C đều đúng.

Câu 22. Cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc thì sản phẩm khí bay ra là:

A. N2



B. NO2

C. H2



D. NO

Câu 23. Vì sao có thể nói CuO có vai trò như một bazơ ?

A. Vì CuO là một oxit bazơ.



B. Vì CuO tác dụng được với axit.

C. Vì khi tác dụng với axit, CuO nhận proton của axit.
D. Vì trong phản ứng với axit CuO có khả năng cho proton.

Câu 24. Điều khẳng định nào sau đây đúng khi nói về sắt (III) hiđroxit?
A. bị nhiệt phân huỷ thành Fe2O3 và H2O.




B. thể hiện tính bazơ.

C. được điều chế bằng phản ứng muối sắt (III) với dung dịch bazơ.

D. A, B, C đều đúng.
Câu 25. Cho 11,2g Fe và 2,4g Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H2 (ở đktc). Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m(g) chất rắn. m có giá trị là (g):

A. 18g

B. 20g

C. 24g



D. 36g


Câu 26. Trộn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,025M vào 100ml dung dịch H2SO4 0,045M, bỏ qua hiệu ứng thể tích, pH của dung dịch thu được là:

A. 1,0

B. 2,0

           D. 2,5

       

C. kết quả khác.

Câu 27. Cho 4,48 lít hỗn hợp khí N2O và CO2 từ qua bình đựng nước vôi trong dư, thấy chỉ có 3,36 lít khí thoát ra. Vậy thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp là:

A. 75% và 25%
      B. 33,33% và 66,67       C. 45%, 55%


D. 25% và 75%
       

Câu 28. Nung 11,2g Fe và 26g Zn với một lượng lưu huỳnh có dư. Sản phẩm của phản ứng cho tan hoàn toàn trong dung dịch axit clohiđric. Khí sinh ra được dẫn vào dung dịch CuSO4. Thể tích dung dịch CuSO4 10% (d = 1,1) cần phải lấy để hấp thụ hết khí sinh ra là:

A. 500,6 ml

         
B. 376,36 ml

    C. 872,72 ml


D. 525,25 ml

Câu 29. Cho 0,52g hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong H2SO4 loãng dư thấy có 0,336 lít khí thoát ra (đktc) khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được sẽ là:

A. 2,0g

                 
B. 2,4g
                 C. 3,92g



D. 1,96g
Câu 30. Cho 2,81g hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300ml dung dịch H2SO4 0,1M thì khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là:

A. 3,81g
 

B. 4,81g
      C. 5,69g



D. 4,8g



Câu 31. Phản ứng hóa học đặc trưng của anken là:

A. phản ứng oxi hóa
B. phản ứng cháy
C. phản ứng cộng


D. phản ứng trùng hợp

Câu 32. Đặc điểm cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là:

A. phải có liên kết đôI
B. phải có từ 2 nhóm chức có khả năng phản ứng với nhau trở lên

C. có liên kết ba

D. cả A và B

Câu 33. Phản ứng đặc trưng của ankan là:

A. phản ứng oxi hóa

B. phản ứng cộng 
C. phản ứng thế 


D. phản ứng crackinh
Câu 34. Tính chất chung của tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ là đều có khả năng tham gia:

A. phản ứng  tráng gương
B. phản ứng khử với Cu(OH)2
C. phản ứng  thuỷ phân
        D.cả A, B, C đều đúng

Câu 35. Rượu etylic có thể điều chế từ:

A. etilen

B. glucoz¬
C. CH3CH2Cl


D. cả A, B, C

Câu 36. Cho phản ứng CH3-CH=CH2 và HCl sản phẩm chính thu được là:

A. CH3CHClCH2Cl

B. CH3CH2CH2Cl
C. CH3CHClCH3

D. Kết quả khác

Câu 37. Ankan được điều chế bằng cách:

A. cộng H2 vào olefin có xúc tác, nhiệt độ.
B. nung nóng muối natri hoặc kali của axit hữu cơ với CaO rắn.
C. crackinh.




D.  A, B, C đều đúng.
Câu 38. Trong anken mặt phẳng chứa liên kết ( như thế nào so với mặt phẳng phân tử ?

A. Trùng nhau
B. Cắt nhau

C. Vuông góc 


D. Tất cả đều sai

Câu 39. Trong phân tử toluen, nhóm (-CH3) ảnh hưởng như thế nào đến vòng benzen?
A. làm tăng mật độ electron ở vị trí octo và para trong nhân benzen

B. làm giảm mật độ electron của nhân benzen

C. không làm thay đổi  mật độ electron của nhân benzen

D. làm tăng mật độ electron  trong cả nhân benzen. 
Câu 40. Người ta làm sạch khí metan có lẫn axetilen bằng cách:

A. đun nóng

B. dẫn qua dung dịch NaOH
C. cho khí H2 vào
D. dẫn qua dung dịch brom

Câu 41. Để điều chế etanol từ xenlulozơ có thể dùng phương pháp:

A. thuỷ phân và lên men rượu.



B. lên men rượu.

C. thuỷ phân thành mantozơ rồi lên men rượu.

D.  A, B, C đều đúng.
Câu 42. Lipit thực vật (dầu thực vật) hầu hết ở trạng thái lỏng do:

A. chứa glixerol trong phân tử.


B. chứa gốc axit béo.

C. chứa chủ yếu gốc axit béo không no.

D. chứa chủ yếu gốc axit béo no.

Câu 43. Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng thuỷ phân trong dung dịch kiềm?
A.  Glucoz¬ 

B. Lipit

C. Aminoaxit 


D. xenluloz¬

Câu 44. Đun nóng 6g CH3COOH với 6g C2H5OH có H2SO4 làm xúc tác. Khối lượng este tạo thành khi hiệu suất 80% là:

A. 7.04 g

B. 8 g

C. 10 g



D. 12 g

Câu 45. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g một amin no đơn chức thì phải dùng hết 10,08 lít O2 ở đktc. Công thức của amin là:

A. C2H5NH2

B. CH3NH2
C. C3H7NH2



D. C4H9NH2
Câu 46. Đốt cháy hoàn toàn một amin no đơn chức thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol là 2:3. Amin đó là:

A. Trimetylamin
B. Propylamin

C. Metyl etylamin


D. Tất cả đều đúng
Câu 47. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức có một liên kết ( ở mạch cacbon thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol là 8 : 9.  Công thức phân tử của amin đó là:

A. C3H6N

B. C4H8N

C. C4H9N



D. C3H7N


Câu 48. Khi đun nóng một rượu đơn chức A với H2SO4 đặc với điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được sản phẩm B có tỉ khối hơi so với A là 0,7. Công thức của A là:

A. C3H7OH

B. C2H5OH

C. C3H5OH



D. C4H7OH

Câu 49. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 g hh 2 este đồng phân thu được 6,72 lít CO2(đktc) và 5,4 g H2O. CTCT của 2 este là:

A. CH3COOCH3 và HCOOC2H5


B. CH2 =CHCOOCH3 và HCOOCH2CH=CH2

C. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5


D. CH3COOC2H3 và C2H3COOCH3
Câu 50. Đốt cháy một axit hữu cơ thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Axit đó là:

A. Axit hữu cơ no, hai chức
B. Axit vòng no

C. Axit đơn chức không no

D. Axit no đơn chức

           đề 19

                            Thời gian làm bài 90 phút
Câu 1. Nguyên tử X có tổng số các hạt  p, n, e là 13. Số hạt proton của X là:

A. 7       


B. 6                 

C. 5                

D. 4                         

Câu 2. Chọn phát biểu đúng:

A. Trong một chu kì, theo chiều tăng  điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử giảm dần.
B. Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử giảm dần.
C. Trong nhóm VIA nguyên tử của các nguyên tố chỉ có khả năng thu thêm electron. 

D. Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân độ âm điện của các nguyên tố giảm dần.
Câu 3. Hai nguyên tố X và Y kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số điện tích hạt nhân là 25. X và Y là :

A. Na và Mg




B. Mg và Al


C. Ne và P




D. O và Cl.

Câu 4. Số electron độc thân của nguyên tử Fe (Z = 26) ở trạng thái cơ bản là:

A. 4                 



B. 6                   

C. 5                   



D. 2                    

Câu 5. Cho các chất và ion dưới đây: Zn , Fe2+, Cl- , P, Cu2+,  F2, O2, NO2. Những chất và ion có thể đóng vai trò chất oxi hoá là:

A. Cu2+,   F2,  Cl-,    Zn.

B. NO2 ,  P,    F2 ,    Fe2+, Zn.

C.  Fe2+,  P,    Cu2+,  F2,   O2,  NO2.

D.  Fe2+,  Cl- , Cu2+,  F2 ,  NO2.

Câu 6. Cho các phản ứng hoá học sau:

16 HCl    +     2 KMn O4   
[image: image34.wmf]®

   2 KCl   + 2 MnCl2   + 8H2O   +  5Cl2
8 Fe         +    30 HNO3     
[image: image35.wmf]®

   8 Fe(NO3)3  +  3N2O  + 15H2O 

MnO2      +    4HCl            
[image: image36.wmf]®

   MnCl2  + Cl2   + 2 H2O

Cu           +      2H2SO4 ®   
[image: image37.wmf]®

    CuSO4     + 2H2O

3 H2S      +    4HClO3 
      
[image: image38.wmf]®

    4HCl    + 3 H2SO4
Trong các phản ứng trên, các chất khử là:

A. H2S , KMn O4 , Fe , Cu, HCl .

B. H2SO4 , MnCl2 , Fe , Cu.

C. H2S  , HCl , Fe , Cu.

D. H2S, Cl2, Fe(NO3)3 , H2SO4  , MnO2.

Câu 7. Trong các hợp chất sau đây: HCl, CsF, H2O, NH3 , hợp chất có liên kết ion là:

A. HCl                              
B. CsF                        

C. H2O                     

D. NH3
Câu 8. Trạng thái tồn tại nào của NaCl không dẫn điện?

           A. NaCl tinh thể                    B. NaCl nóng chảy                               

C. NaCl tan trong HCl           D. Dung dịch NaCl bão hòa trong nước.
Câu 9. Liên kết ion khác liên kết cộng hoá trị ở:

A. tính định hướng và tính bão hoà

B. việc tuân theo qui tắc bát tử

C. việc tuân theo qui tắc xen phủ đám mây electron nhiều nhất.

D. tính định hướng.

Câu 10. Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Phản ứng axit - bazơ và phản ứng oxi hóa - khử giống nhau ở chỗ đều có sự cho và nhận proton.

B. Trong phản ứng axit - bazơ không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

C. Giống như phản ứng oxi hóa –khử, sự cho và nhận trong phản ứng axit- bazơ diễn ra đồng thời.

D. Tất cả những phản ứng nào trong đó có sự cho và nhận proton đều là phản ứng axit- bazơ.

Câu 11. Thuốc thử thường dùng để nhận biết axit H2SO4 và muối sunfat với các chất khác là:

A. NaOH



B. Ba(OH)2
C. BaCl2



D. Cả C và B

Câu 12. Đồng kim loại phản ứng được với các chất nào sau đây?
A. dung dịch AgNO3

B. dung dịch HCl đặc
C. dung dịch FeCl3


D. A và C

Câu 13. Kim loại kiềm được điều chế bằng phương pháp:

A. điện phân các muối.


B. điện phân  dung dịch các muối của chúng.

C. điện phân  nóng chảy các muối halogen của chúng.

D. thuỷ luyện

Câu 14. Để nhận ra các chất AlCl3, Ba(OH)2, FeCl3, (NH4)2SO4, NaNO3 chỉ cần dùng một chất là:

A. dung dịch NaOH


B. dung dịch H2SO4
C. dung dịch MgSO4

D. cả A, B, C đều được 

Câu 15. Có oxit sau: SO2, SO3, CuO, Cu2O. Oxit có thành phần % về khối lượng O thấp nhất là:

A. SO2

 

B. SO3


C. Cu2O
      


D. CuO

Câu 16. Nước ngầm khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Việt Nam thường có hợp chất sắt (II). Hợp chất này không có lợi cho sức khỏe và sinh hoạt của con người. Có thể dùng biện pháp đơn giản, an toàn và rẻ tiền nào sau đây để loại bỏ hợp chất sắt (II) ra khỏi nước?
A. Thêm Ca(OH)2 vào nước.
B. Thêm Na2CO3 vào nước.

C. Thêm CaO vào nước.

D. Dùng giàn mưa, rồi lọc bỏ Fe(OH)3.

Câu 17. Những chất rắn khan tan được trong axit HCl tạo ra khí là:

A. FeS, CaCO3, Na2CO3

B. FeS, KNO3, K2CO3
A. FeS, CaCO3, Na2SO4

D. FeS, KBr, K2SO4
Câu 18. Cho hỗn hợp 2 khí với tỉ lệ thể tích là 1: 1 ra ngoài ánh sáng mặt trời thì có hiện tượng nổ. Hai khí đó là:

A. N2, H2



B. H2, O2
C. Cl2, H2



D H2S , Cl2
Câu 19. Cho hỗn hợp 2 muối ACO3 và BCO3 tan trong dung dịch HCl vừa đủ tạo ra 0,2 mol khí. Số mol HCl tiêu tốn là:

A. 0,4 



B. 0,3

C. 0,2



D. 0,5
Câu 20. So sánh số phân tử có trong 1 lít CO2 và 1 lít SO2 đo trong cùng điều kiện:

A. Số phân tử CO2 nhiều hơn
B. Số phân tử SO2 nhiều hơn

C. Số phân tử bằng nhau

D. Không so sánh được

Câu 21. Một tấm kim loại bằng bạc bị bám một lớp sắt và kẽm ở bề mặt. Ta có thể loại bỏ lớp sắt và kẽm ở bề mặt bằng cách cho tấm kim loại vào dung dịch:

A. CuSO4 dư



B. CuSO4 dư

B. FeSO4 dư



D. HCl dư

Câu 22. Đốt hỗn hợp khí gồm 5,0 lít khí O2 và 3,0 lít khí NH3 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Hỗn hợp khí và hơi thu được sau phản ứng là:
A. N2, H2O



B. NH3, N2, H2O

C. O2, N2, H2O


            D. H2O, O2, NO.

Câu 23. Các đồ vật thép bị phá hủy còn đồ vật bằng nhôm bền trong không khí và nước là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Nhôm kém hoạt động hóa học hơn sắt. 




B. Nhôm không tác dụng với nước và không khí ở nhiệt độ thường.
C. Nhôm có một lớp oxit Al2O3 rất mỏng, bền vững, không cho nước và oxi tiếp xúc trực tiếp với nhôm. 

D. Một nguyên nhân khác.
Câu 24. Để loại Mg khỏi hỗn hợp Mg, Fe ta dùng:

A. H2SO4 loãng


B. HCl loãng

C. H2SO4 đặc nguội


D. Dung dịch FeCl3

Câu 25. Đốt cháy 8,0 gam đơn chất M hóa trị (IV) cần 5,6 lít O2 (đktc). Chất M là:

A. cacbon



B. lưu huỳnh

C. photpho



D. silic
Câu 26. Cho 0,8 gam hỗn hợp Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 giải phóng ra 0,448 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối thu được sau phản ứng thu được là (gam):

A. 5,75 



B. 2,55

B. 2,72



C. 3,45

Câu 27. Oxi hóa hoàn toàn 10,08g sắt thu được m(g) chất rắn gồm 4 chất (Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe). Thả hỗn hợp rắn vào dung dịch HNO​3 dư thu được 2,24 lít khí (ở đktc) không màu, hóa nâu ngoài không khí. Vậy m có giá trị là:

A. 12,0g



B. 24,0g


C. 14,4g



D. Kết quả khác

Câu 28. Khử hoàn toàn 16,0 gam Fe2O3 bằng bột Al dư ở nhiệt độ cao. Hỗn hợp chất rắn thu được sau phản ứng nhiệt nhôm được hòa tan hết vào dung dịch NaOH dư, thu được 0,672 lít khí (đktc). Khối lượng bột Al đã dùng là:
A. 9,54g 



B. 5,94 g
C. 8,54g



D. 5,84g 

Câu 29. Hòa tan hoàn toàn 4,00g hỗn hợp MCO3 và M'CO3 vào dung dịch HCl thấy thoát ra Vlít khí (ở đktc). Dung dịch thu được đem cô cạn thu được 5,10 g muối khan. Giá trị của V là (lít):

A. 1,12
                        
B. 1,68
                 

C. 2,24



D. 3,36
                         

Câu 30. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe và 0,25 mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí A gồm NO và NO2 có tỷ lệ số mol tương ứng là 2:1. Thể tích của hỗn hợp khí A (ở đktc) là:

A. 8,64lít
             

B. 10,08 lít
                   

C. 1,28lít



D. 12,8 lít
                

Câu 31. Axit fomic không phản ứng với chất nào trong các chất sau:

A. C2H5OH



B. C2H5NH2

C. C6H5OH



D. AgNO3 trong NH3

Câu 32. Cho hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C3H6O2. Hợp chất có thể là:

A. axit hoặc este no đơn chức

B. anđehit hai chức no

C. rượu hai chức, có một liên kết đôi 
D. xeton hai chức no


Câu 33. Chất nào sau đây có tính axit mạnh nhất:

A. H2O



B. CH3COOH

C. C2H5OH



D. ClCH2COOH

Câu 34. Có 4 chất đựng trong 4 lọ mất nhãn là C2H5OH, dung dịch glucozơ, glixerin, CH3CHO. Nếu chỉ dùng 1 hoá chất làm thuốc thử để nhận biết 4 chất đó thì chọn thuốc thử nào:

A. Na



B. AgNO3 trong NH3
C. Cu(OH)2



D. dung dịch brom

Câu 35. Trong các chất sau đây, chất nào không tham gia phản ứng với brom:

A. C6H6



B. C6H5OH

C. C2H3COOH


D. C2H5OH
Câu 36. Các chất sau đây, chất nào đổi màu quì tím thành đỏ:

A. HCOOH



B. C2H5OH

C. C6H5OH



D. CH3NH2
Câu 37. Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất:

A. C2H5OH



B. CH3CHO

C. C6H5OH



D. CH3COOH

Câu 38. Este CH3COOC2H3  không phản ứng với các chất nào trong các chất sau?
A. dung dịch HCl


B. dung dịch NaOH

C. dung dịch brom


D. Mg(OH)2
Câu 39. C2H4O2 có bao nhiêu đồng phân mạch hở có phản ứng tráng gương?
A. 1




B. 2

C. 3




D. 4 

Câu 40. Chất nào được dùng để phân biệt axit axetic và axit acrylic?
A. Quỳ tím



B. Nước brom

C. rượu etylic


D. Kim loại Na

Câu 41. Công thức đơn giản nhất của một axit hữu cơ X là (CHO). Khi đốt cháy 1 mol X thu được dưới 6 mol CO2. Công thức của X là:

A. HOOC-CH=CH-COOH

B. CH3COOH

C. CH2=CH-COOH


D. C2H5COOH

Câu 42. Tách nước từ 2 rượu đồng đẳng hơn kém nhau 28 đvC ta thu được 2 anken ở thể khí. Công thức phân tử của 2 rượu là:

A. CH3OH và C3H7OH

B. C2H5OH và C3H7OH


C. CH3OH và C4H9OH

B. C2H5OH và C4H9OH


Câu 43. Cho các chất sau: C2H5OH, CH3COOH, C2H2, NaOH, CH3COOCH3. Số cặp chất tác dụng được với nhau là:

A. 5




B. 4
C. 3




D. 2
Câu 44. Miếng chuối xanh tác dụng với dung dịch iot cho màu xanh là do nó có chứa:

A. glucoz¬ 



B. sacaroz¬


C. tinh bột 



D. xenluloz¬

Câu 45. Đốt cháy hoàn toàn 0,15mol hỗn hợp gồm CH4, C3H8 và C3H6 thu được 0,22 mol CO2 và 0,31mol H2O. Số mol của ankan và anken có trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 0,09 và 0,06


B. 0,06 và 0,09

C. 0,08 và 0,07


D. 0,07 và 0,08

Câu 46. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,65g H2O. Mặt khác m(g) hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 2,8lít H2 (đktc). Biết tỉ khối hơi của mỗi chất trong X so với H2 đều nhỏ hơn 40. CTPT của A và B là:

A. C2H6O và CH4O


B. C2H6O và C3H8O

C.  C2H6O2 và C3H8O2

D. C3H8O2 và C4H10O2
Câu 47. Hỗn hợp X gồm 2 axit đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng. Cho X bay hơi ở 136,50C, trong bình kín có thể tích 0,56 lít thì áp suất hơi của X là 1,5 atm. Số mol của X là:

A. 0,15



B. 0,05

C. 0,025



D. 1,15

Câu 48. Hỗn hợp  X gồm 2 axit hữu cơ là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X  thu được 6,16 gam CO2 và 2,52 g H2O. Công thức cấu tạo 2 axit là:

A. CH3COOH; C2H5COOH

B. CH3COOH; HCOOH

B. HCOOH; C2H5COOH

D. CH3COOH; C2H5COOH 

Câu 49. Chia hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức làm 2 phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần 1 được 0,54 g H2O, phần 2 đem cộng H2 tạo ra hỗn hợp X. Nếu đốt cháy hết X thì thể tích (lít) của CO2 ở đktc là:

A. 0,112



B. 2,24

C. 4,48



D. 0,672

Câu 50. Đốt cháy 1 anđehit ta thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Vậy anđehit đã cho là:

A. anđehit đơn chức no

B. anđehit 2 chức no

C. an®ehit no


D. anđehit 2 chức có 1 liên kết đôi

              đề 20

     Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1. Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. Điều khẳng định nào sau đây đúng?
A. Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim tăng dần.

B. Bán kính nguyên tử  của các nguyên tố giảm dần

C. Số electron lớp ngoài cùng tăng dần

D. Tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng mạnh dần, đồng thời tính axit của chúng yếu dần

Câu 2. Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch CuSO4 , sau một thời gian lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, làm khô, cân, thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8g. Khối lượng Cu bám vào đinh sắt là:

            A. 3,2 gam                          B. 4,8 gam

            C. 5,2 gam


D. 6,4 gam

Câu 3. Số electron độc thân của nguyên tử Cr (Z = 24) là:

A. 4                 

B. 6                   

C. 5                     

D. 2                    

Câu 4. Cho các chất và ion dưới đây: NO3- , Fe2+ , Al3+, S , Cl2, O2, SO2. Những chất và ion vừa có thể đóng vai trò chất oxi hoá vừa có thể đóng vai trò khử là:

A.  NO3- , S , SO2, O2   

B.  NO3-,  Al3+, Cl2, S, O2
C.  Fe2+ , S, Cl2, SO2 

D.  Fe2+, Al3+, Cl2, S, O2
Câu 5. Cho các phản ứng hoá học sau:

3 H2S      +     4 HClO3        
[image: image39.wmf]®

   4HCl    +     3 H2SO4
16 HCl    +    2 KMn O4      
[image: image40.wmf]®

   2 KCl   + 2 MnCl2   + 8 H2O   +  5Cl2
8 Fe        +    30 HNO3         
[image: image41.wmf]®

   8 Fe(NO3)3  +  3 N2O  + 15 H2O

Cu           +     2H2SO4 ®        
[image: image42.wmf]®

   CuSO4      +    SO2     +     2H2O

MnO2      +     4HCl               
[image: image43.wmf]®

   MnCl2    +   Cl2   + 2 H2O

Trong các phản ứng trên, các chất khử là:
A.  H2S,  HCl , Fe , Cu.

B.  H2S,  Cl2, Fe(NO3)3, H2SO4, MnO2.

C.  H2S , KMnO4 , Fe, Cu, HCl ®.

D.  Fe,    H2SO4, MnCl2 , Cu.

Câu 6. Chọn phát biểu đúng:

A. Phân tử SO2 có cấu tạo góc, mỗi liên kết S-O phân cực, phân tử phân cực.

B. Sự hình thành liên kết giữa 2 nguyên tử  Cl là do sự xen phủ giữa 2 obitan 3p chứa cặp electron đã ghép đôi của mỗi nguyên tử.

C. Lai hoá sp3 là sự tổ hợp giữa 1 obitan s  và 3 obitan p của 2 nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 4 obitan lai hoá sp3.

D. Liên kết đơn luôn là liên kết (, được tạo thành từ sự xen phủ bên.

Câu 7. Tính chất vật lí nào của kim loại được quyết định bằng các electron tự do trong tinh thể kim loại?
A. ánh kim

B. tính dẫn điện, dẫn nhiệt

C. tính dẻo

D. A, B, C đúng
Câu 8. Yếu tố quyết định tính chất cơ bản của tinh thể kim loại là:

A. Sự tồn tại mạng tinh thể kim loại

B. Tính ánh kim.

C. Chuyển động tự do của các electron trong mạng tinh thể.

D. Tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

Câu 9. Phân tử của một chất được đặc trưng bởi:

A. khoảng cách trung bình giữa các nguyên tử

B. giá trị trung bình của góc tạo bởi các liên kết

C. độ bền của liên kết và độ bền của phân tử

D. tất cả các yếu tố trên

Câu 10. Phải thêm vào 1 lít dung dịch H2SO4 có nồng độ H+ là 2M bao nhiêu lít dung dịch NaOH 1,8M để thu được dung dịch có pH = 1 ?
A. 1 lít                     

B. 4 lít                    

C. 2 lít


D. 3 lít

Câu 11. Hoà tan đồng thời 2 muối Ca(NO3)2 và MgCl2 vào nước được dung dịch X, cô cạn dung dịch X sẽ thu được:
A. hỗn hợp gồm 2 muối: Ca(NO3)2, CaCl2
B. hỗn hợp gồm 2 muối Ca(NO3)2 , MgCl2
C. hỗn hợp gồm 2 muối: CaCl2, Mg(NO3)2
D. hỗn hợp gồm 4 muối: Ca(NO3)2 , MgCl2 , CaCl2, Mg(NO3)2
Câu 12. Trộn lẫn những dung dịch các chất sau, trường hợp nào không có phản ứng xảy ra:
A. KCl và AgNO3   

B. K2CO3 và H2SO4    

C. FeSO4 và NaOH   

D. NaNO3 và CuSO4

Câu 13. Trong các dãy chất và ion cho dưới đây, dãy nào chỉ gồm các chất và ion lưỡng tính theo Bronsted?
A. Al(OH)3 , Be(OH)2, HCO3-.

B. HCO3-, NO3-, Al3+, NH4NO3.

C. BeO, SO32-, H2O, HS-.

D. H2O, HSO3-, NH4Cl, Ca(OH)2

Câu 14. Chất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi pH?
A. NH4Cl                

B. KCl                

C. Na2CO3                            D. HCl

Câu 15. Chất A là muối canxi halogenua. Cho dung dịch chứa 0,200 g A tác dụng với lượng dư dung dịch bạc nitrat thì thu được 0,376 g kết tủa bạc halogenua. Công thức chất A là:

A. CaCl2


B. CaBr2
C. CaF2


D. CaI2
Câu 16. Cho các hoá chất NaCl(r), MnO2(r), NaOH(dd), KOH(dd), H2SO4(dd đặc), Ca(OH)2(r). Từ các hoá chất đó, có thể điều chế được những chất nào sau đây:

A. nước Gia-ven, kali clorat, clorua vôi;  oxi                  

B.  lưu huỳnh ®ioxit, nước Gia-ven, kali clorat, clorua vôi 

C.  lưu huỳnh ®ioxit, nước Gia-ven, kali clorat,  oxi

D.  lưu huỳnh ®ioxit, clo, kali clorat,  oxi

Câu 17. Trong các hợp chất dưới đây, dãy nào gồm toàn bộ các chất có thể tác dụng với clo?
A. Na, H2 , N2 ;
B. NaOH(dd), NaBr(dd), NaI(dd) ;
C. KOH(dd), H2O, KF(dd) ;
D. Fe, K, O2 ;
Câu 18. Điều khẳng định nào sau đây đúng khi nói về sắt (II) hiđroxit?
A. để trong không khí bị oxi hoá thành Fe(OH)3.

B. bền và không bị nhiệt phân huỷ.

C. là chất rắn, màu lục nhạt, không tan trong nước.

D. A và C

Câu 19. Điều khẳng định nào sau đây đúng khi nói về nhôm hiđroxit?
A. là một bazơ mạnh

B. là hiđroxit lưỡng tính

C. bị nhiệt phân huỷ thành nhôm oxit và nước

D. B và C đúng.
Câu 20. Để phân biệt được các chất Na2O, CuO, CuSO4, ZnO người ta chỉ cần dùng:

A. H2O


B. dung dịch HNO3 dư

C. dung dịch H2SO4 đặc 
D. dung dịch HCl
Câu 21. Để thu lấy Ag từ hỗn hợp Cu, Ag người ta cho hỗn hợp vào dung dịch:

A. H2SO4 đặc, dư

B. HNO3 dư

C. AgNO3 dư

D. Cu(NO3)2 dư

Câu 22. Để phân biệt các chất rắn NaCl, Na2CO3, AgNO3, CuSO4 khan người ta dùng:

A. Dung dịch NaOH


B. Dung dịch HCl dư

C. Nước



D. Dung dịch NaCl dư

Câu 23. Về nhôm kim loại, điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Nhôm phản ứng được với mọi axit trong mọi điều kiện

B. Nhôm phản ứng được với mọi bazơ

C. Nhôm bị thụ động với axit H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội

D. Đồ vật bằng nhôm có thể đựng nước vôi trong.
Câu 24. Hóa chất dùng để nhận biết cả ba chất lỏng HCl, HNO3, H2SO4 đặc đựng trong 3 lọ riêng biệt là:

A. Cu


B. NaOH

C. Fe


D. BaCl2

Câu 25. Hòa tan hết 10g hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim loại nhóm IIA bằng dung dịch HCl ta thu được dung dịch A và có 0,672 lít khí bay ra ở đktc. Cô cạn dung dịch A thu được m(g) muối khan. m có giá trị là:

A. 1,033g


B. 10,33g 

C. 9,265g


D. 92,65g

Câu 26. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp NaF 0.05M, NaCl 0,1M. Khối lượng kết tủa thu được là (g):

A. 1,435


B. 14,35

C. 7,175


D. 28,7

Câu 27. Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B nằm kế tiếp nhau trong nhóm IA. Lấy 7,2g X hoà tan hoàn toàn vào nước thu được 4,48 lít hiđro (ở đktc).

A, B  là hai kim loại:

A. Li, Na             

B. Na, K       

C. K, Rb         

D. Rb, Cs

Câu 28. Cần trộn bao nhiêu gam dung dịch HCl 45% và 200g dung dịch HCl 15%. Để có một dung dịch mới có nồng độ 20% ?
A. 100g


B. 150g


C. 50g


D. 40g 


Câu 29. Để điều chế được hỗn hợp 52 lít H2 và CO có tỉ khối hơi đối với metan bằng 1,5 thì thể tích H2 và CO cần lấy lần lượt là:

A. 4 lít và 22 lít

B. 22 lít và 4 lít
 

C. 8 lít và 44 lít

D. 44 lít và 8 lít

Câu 30. Cho 10,0 lít H2 và 6,72 lít Cl2 ( cùng ở đktc) tác dụng với nhau rồi hoà tan sản phẩm vào 385,4 g nước ta thu được dung dịch A. Lấy 50g dung dịch A cho tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư) thu được 7,175 g kết tủa. Hiệu suất của phản ứng giữa H2 và Cl2 là (%):

A. 66, 7


B. 85,5
C. 90,0


D. 76,5

Câu 31. Hỗn hợp 2 anken nào sau đây khi hiđrat hóa cho hỗn hợp gồm 2 rượu:

A. CH2=CH – CH=CH2 và CH2=CH2


B. CH2=CH – CH3  và CH2=CH2
C. CH3- CH = CH- CH3  và CH2=CH2
D. CH3- CH = CH- CH3 và CH3- CH2- CH= CH2
Câu 32. Hợp chất C3H8O có tất cả:

A. 3 đồng phân


B. 4 đồng phân

C. 5 đồng phân


D. 6 đồng phân


Câu 33. Điều khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về toluen?
A. có công thức tổng quát CnH2n-6 (n ≥ 6) 

B. có công thức phân tử C7H8
C. là đồng đẳng của benzen

D. không tác dụng với KMnO4 như benzen.
Câu 34. Phản ứng hoá học trong hóa học hữu cơ, trong đó một nguyên tử (hay một nhóm nguyên tử) trong phân tử được thay thế bằng một nguyên tử (hay nhóm nguyên tử) khác là phản ứng:

A. cộng hợp


B. trùng hợp

C. thế


D. trùng ngưng
Câu 35. Khi đốt cháy C2H2 cho ngọn lửa cháy sáng hơn CH4 vì:

A. phân tử C2H2 chứa nhiều C hơn CH4
B. khi đốt C2H2 toả nhiều nhiệt hơn CH4
C. phân tử C2H2 chứa ít H hơn CH4
D. hàm lượng C trong C2H2 lớn hơn CH4

Câu 36. Đồng phân là hiện tượng các chất:

A. có cùng tính chất hóa học

B. có cùng công thức phân tử

C. có cùng công thức cấu tạo

D. có cùng công thức phân tử nhưng có công thức cấu tạo khác nhau

Câu 37. Khi cho toluen tác dụng với clo (tỉ lệ mol 1:1) có sắt bột làm xúc tác cho sản phẩm:

A. C6H5CH2Cl

B. p-ClC6H4-CH3
B. C6H5CH=CHCl

D. m-ClC6H4CH3
Câu 38. Tỉ khối hơi của một hợp chất hữu cơ so với metan là 2,5. Khối lượng phân tử của hợp chất hữu cơ đó là:

A. 30


B. 45

B. 60



C. 40

Câu 39. Chất nào cho dưới đây là đồng phân của C4H10O khi tách nước cho ta 2 anken đồng phân?
A. iso- butylic

B. Butanol-1

C. Butanol- 2

D. 2-metyl propanol-2

Câu 40. Đốt cháy một ancol hai chức ta thu được nước và cacbonic có tỉ lệ số mol là 3:2. Ancol đã cho là:

A. C2H6O


B. C4H10O

C. C3H8O2


D. C2H6O2
Câu 41. Có 3 chất lỏng anđehit axetic, anđehit axetic, glixerol đựng trong 3 lọ riêng biệt. Có thể dùng chất nào trong số các chất cho dưới để nhận biết từng chất lỏng?
A. Quỳ tím


B. Cu(OH)2
B. Na


D. AgNO3 trong NH3
Câu 42. Để chứng minh cấu tạo glucozơ có nhóm chức -CHO người ta thực hiện phản ứng:

A. Cho glucozơ tác dụng với phenol có xúc tác

B. Cho glucozơ tác dụng với AgNO3 trong NH3
C. Cho glucozơ tác dụng dung dịch brom

D. Khử bằng H2 trong điều kiện thích hợp

Câu 43. Số đồng phân của các aminoaxit có công thức phân tử C3H7O2N và C4H9O2N là:

A. 3 và 4


B. 2 và 5



D. 2 và 4


C. 3 và 5

Câu 44. Những phản ứng hoá học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tạp chức:

A. Phản ứng tráng gương và phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ thường với  Cu(OH)2.

B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu.

C. Phản ứng tạo phức với Cu(OH)2 và phản ứng lên men rượu.

D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thuỷ phân.

Câu 45. Cho hỗn hợp X gồm 2 este có CTPT là C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với NaOH dư thu được 6,14g hỗn hợp 2 muối và 3,68g rượu B duy nhất có tỉ khối so với oxi là 1,4375. Số gam của C4H10O2 và C3H6O2 trong A lần lượt là:

A. 3,6 g và 2,74 g

B. 3,74 g và 2,6 g

C. 6,24 g và 3,7 g

D. 4,4 g và 2,22 g

Câu 46.  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng được 11,2 (l) CO2 (đktc) và 9g H2O. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào.


A. Ankan

B. Anken           C. Ankin

D. Aren


Câu 47. Đốt cháy 1 anđehit ta thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Vậy anđehit đã cho là:

A. Anđehit đơn chức no
B. Anđehit 2 chức no

C. An®ehit no

D. Anđehit 2 chức có 1 liên kết đôi

Câu 48.  Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là:


A. 37,5 g


B. 52.5 g



C. 15 g


D. 42,5 g


Câu 49.  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH rắn, dư, sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 4,14g bình 2 tăng 6,16g. Số mol ankan có trong hỗn hợp là:


A. 0,06 mol


B. 0,09 mol



C. 0.03 mol


D. 0,045 mol

Câu 50. Đốt cháy hoàn toàn a g hỗn hợp hai ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic thu được 70,4g CO2 và 39,6g H2O. a có giá trị là:


A. 3,32 g



B. 33,2 g


C. 6,64 g



D. 66,4 g.
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